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Kết quả chụp động mạch vành ở các đối tượng 
nghiên cứu 

Bảng 4: Kết quả số lượng động mạch vành tổn 
thương 

Số lượng n % 
Một động mạch 16 59,25 
Hai động mạch 9 33,33 
Ba động mạch 1 3,70 

 
Bảng 5: Kết quả vị trí tổn thương động mạch vành 

Vị trí n % 
Thân chung ĐMV trái 0 0 

Động mạch liên thất trước 21 77,77 
Động mạch mũ 4 14,81 

Động mạch vành phải 2 7,42 
Tổng số 27 100 

 
Bảng 6: Mức độ tổn thương động mạch vành theo 

typ 
Typ n % 

A 6 22,22 
B1, 2 13 48,15 

C 8 29,63 
Tổng số 27 100 

 
3. Đánh giá kết quả đặt stent động mạch vành 

trước và sau can thiệp ở những bệnh nhân trên 
Bảng 7: Tỷ lệ thành công và thất bại 

Đánh giá n % 
Thành công 26 96,30 

Thất bại 1 3,70 
Tổng số 27 100 

 
Bảng 8: Đánh giá trước và sau can thiệp dòng chảy 

theo thang điểm TIMI 
Đánh giá theo TIMI n % 

0 9 33,33 Trước can thiệp 
n = 27 I 18 66,67 

II 7 25,94 Sau can thiệp 
n= 27 III 20 74,06 

 
BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm chung. 
Trong 27 đối tượng nghiên cứu, các bệnh nhân có 

tuổi trung bình là 61,78 ± 14,87, tuổi cao nhất là 92, 
tuổi thấp nhất là 29 và đều là các bệnh nhân nam giới. 
Trong nghiên cứu Dương Hà Ngọc Thể (BVND 115) 
lứa tuổi trung bình là 62,11 ±10,73; Viện TMVN là 
59,95 ± 8,35. Về giới có 7 bệnh nhân là nữ chiếm 
22,23% và 21 nam (77,77%). Nghiên cứu Nguyễn Đức 
Hải (BVQĐ 108) tỷ lệ nam là 83,60%, nữ là 
16,4%...Như vậy nam giới mắc bệnh mạch vành cấp 
nhiều hơn nữ giới[1] [3]. 

2.  Đặc điểm lâm sàng và kết quả chụp động 
mạch vành. 

2.1 Về đặc điểm lâm sàng. 
Trong bảng 2 chúng tôi thấy huyết áp tâm thu trung 

bình của các đối tượng là 116,48 ± 28,54, huyết áp cao 
nhất là 180 mmHg, thấp nhất là 90mmHg. Huyết áp 

tâm trương trung bình là 70,37± 13,15. Đa số các bệnh 
nhân bị mạch vành cấp huyết áp không cao. Về nhịp 
tim trung bình là 100,67 ± 17,13, đa số có nhịp tim cao 
hơn bình thường vì trong giai đoạn đầu do tổn thương 
tế bào cơ tim và theo cơ chế bù cơ tim sẽ tăng co bóp. 

Các triệu chứng lâm sàng thường gặp là đau ngực 
trái, trong 27 bệnh nhân có 26 (96,30%) có đau ngực, 
6/27 bệnh nhân chiếm 22,20% có cảm giác khó thở . 
Nghiên cứu này cũng tương tự Nguyễn Minh Toàn 
(BVĐK Bình Định) tỷ lệ đau ngực là 93,38 % [2]. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi có 2/27 (7,70%) có biểu hiện 
buồn nôn. Điều này cũng phù hợp với 2 bệnh nhân bị 
tổn thương động mạch vành phải. 

Triệu chứng suy tim là phù và gan to chúng tôi 
không gặp trường hợp nào. 

2.2. Kết quả chụp động mạch vành ở các đối 
tượng nghiên cứu 

Trong 27 bệnh nhân có 16/27 (59,25%) tổn thương 
một động mạch chính, có 9/27 (33,33%) có tổn thương 
hai động mạch vành và chỉ có 3,70% có tổn thương 
một mạch. Nghiên cứu của Nguyễn Minh Toàn là 
49,03% tổn thương một nhánh,  29,58% hai nhánh và 
21,12 ba nhánh.  Nghiên cứu của Huỳnh Văn Minh  có 
thương một động mạch chính là 81,61%, hai nhánh là 
16,09, ba nhánh là 2,30% [2][6]. Như vậy nghiên cứu 
của chúng tôi cũng tương tự như các nghiên cứu khác 
là tổn thương một mạch gặp đa số ở các bệnh nhân bị 
bệnh mạch vành cấp. 

Về vị trí tổn thương động mạch vành, chủ yếu tổn 
thương động mạch liên thất trước chiếm 77,77%, sau 
đó là động mạch vành phải chiếm 14,81% và ít gặp 
nhất là động mạch mũ 7,42%. Nghiên cứu này cũng 
phù hợp như các tác giả khác. 

Phân loại tổn thương mức độ động mạch vành theo 
ACC/ AHA trong nghiên cứu chúng tôi gặp chủ yếu  týp 
B1,2 có 13/27(48,15%), týp C có 8/27(29,63%) và còn 
lại là týp A[6]. 

Từ kết quả chụp mạch vành cho ta dự định chiến 
lược can thiệp đúng đắn để đem lại hiệu quả cao nhất. 

3. Đánh giá kết quả đặt stent động mạch vành 
trước và sau can thiệp ở những bệnh nhân trên 

Trong 27 bệnh nhân được chúng tôi đặt stent động 
mạch vành thì có 26 (96,30%)  bệnh nhân thành công 
và có một bệnh nhân thất bại do biến chứng sau khi 
can thiệp. Mặc dù tỷ lệ biến chứng cho phép trong khi 
can thiệp nhưng chúng tôi cũng đã lấy đó làm bài học 
để rút kinh nghiệm cho những trường hợp khác.  

Đa số các bệnh nhân trước can thiệp dòng chảy 
TIMI 0 và I,  sau khi can thiệp chủ yếu TIMI II và TIMI 
III (74,04%). Như vậy can thiệp động mạch vành đã 
khẳng định hiệu quả của việc tái tưới máu trong động 
mạch vành thủ phạm [4].  

KẾT LUẬN 
Qua 27 đối tượng nghiên cứu, chúng tôi có một số 

kết luận như sau: 
Tuổi trung bình là 61,78 ± 14,87, nam gặp nhiều 

hơn nữ. 
Huyết áp không tăng, nhịp tim trung bình là 100,67 

± 17,13. 
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Triệu chứng đau ngực hay gặp nhất 96,23%, khó 
thở là 22,70%, nôn và buồn nôn 7,70%. 

Số lượng mạch vành tổn thương: Một mạch là chính 
59,25%, hai mạch 33,33%, ba mạch 3,7%. 

Vị trí tổn thương: ĐM LTT 77,77%, ĐM mò 14,81%, 
ĐM V phải 7,42%. 

Mức độ tổn thương MV týp A: 22,22%, týp B1,2 là 
48,15%, týp C là 29,63% 

Thành công 96,30%, thất bại 3,7% 
Trước can thiệp TIMI 0, I (100%), sau can thiệp 

TIMI  III là 74,04%, II 25,94 % 
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THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO NGÀNH Y TẾ TỈNH YÊN BÁI  

GIAI ĐOẠN 2008-2010 
 

Trần Lan Anh - Sở y tế Yên Bái 
Nguyễn Văn Sơn, Đặng Hoàng Anh 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

Tóm tắt 
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực y tế 

trình độ cao trong ngành y tế tỉnh Yên Bái năm 2008-
2010 và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự phát 
triển nguồn nhân lực trình độ cao.  

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang kết hợp 
định lượng và định tính.  

Kết quả: Tổng nhân lực y tế trong ngành y tế tỉnh 
Yên Bái hiện có 3.086 người, trong đó có 24,3% đạt 
trình độ đại học trở lên. Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 6,7 
(năm 2008) và tăng lên 7,2 (năm 2010), dược sỹ đại 
học/ vạn dân đạt 0,1 (2008) tăng lên 0,45 (2010). Phân 
bố nhân lực y tế trình độ cao của tỉnh không đồng đều 
giữa các lĩnh vực: Tại cơ quan quản lý nhà nước cấp 
tỉnh (Sở Y tế) 100% cán bộ y tế có trình độ đại học trở 
lên và 66,7% số cán bộ y tế trình độ cao của tỉnh Yên 
Bái đang làm việc trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Biến 
động nhân lực y tế trình độ cao của tỉnh giảm do nghỉ 
chế độ chiếm 60,5%, do chuyển công tác và xin thôi 
việc chiếm 23,5%, biến động tăng do đào tạo nâng cao 
(chuyển ngạch) chiếm 80%.  

Sự hiểu biết về các chính sách thu hút, hỗ trợ cán bộ 
y tế còn hạn chế, tình trạng thiếu hụt nhân lực ở các đơn 

vị y tế và chính sách phát triển nhân lực y tế của tỉnh 
Yên Bái còn một số điểm chưa thực sự phù hợp ảnh 
hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực tình độ cao. 

Từ khóa: nhân lực trình độ cao, Yên Bái, y tế 
Summary 
Objective: Describing the real action of high 

qualified of medical staff of Yen Bai province in the 
year of 2008-2010.  

Researching Methods: cross-sectional description 
combined qualititive and quantitive research.  

Results: The number of medical human resourses 
of Yen Bai province was 3.086 persons, including 
24.3% was graduated level. The number of doctor per 
100000 population was 6.7 (2008) and increased 7.2 
(2010); pharmacist per 100000 population was 0.1 
(2008) and increased 0.45 (2010). The distribution of 
human resourse was not good: in the managed fiel, 
100% person was graduated level, meanwhile in 
treatment fiel there was 66.7% person was graduated 
level and in the preventive fiel, the number of person in 
graduated level was low. The reasons of reduce 
manpower in Yen Bai was retired 60.5%, transfer and 
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sacked 23.5%, the reasons of increase due to 
advanced training 80%.  

The knowledge of medical staff about support 
polices were poor, the inadequate of manpower in the 
medical unit and un reasonable policies of 
development manpower staff have been affected in the  
development of high qualifiel staff in Yen Bai province. 

Keywords: high qualified of medical staff, Yen Bai, 
medical 

Đặt vấn đề 
Nguồn nhân lực y tế trình độ cao đóng vai trò quan 

trọng, quyết định chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
cho nhân dân. Những năm qua, cùng với nỗ lực thực 
hiện các giải pháp về tài chính và cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, ngành y tế đã đặc biệt quan tâm đến việc phát 
triển nguồn nhân lực y tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Số 
lượng, trình độ, cơ cấu cán bộ chuyên môn thực tế của 
các đơn vị y tế phải đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, 
chất lượng làm việc của cán bộ, từ đó đảm bảo tối đa 
quyền lợi người bệnh. Để đảm bảo nhân lực thực hiện 
chuyên môn ở các tuyến, liên bộ Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 
đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT/BYT-
BNV ngày 05/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự 
nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước (TT08) [6]. Tuy 
nhiên, trong thực tế hiện nay, tìm nguồn vốn xây dựng 
thêm một bệnh viện hoặc đầu tư trang thiết bị y tế 
không quá khó, nhưng đáp ứng nguồn nhân lực y tế lại 
rất khó khăn, nhất là nhân lực có trình độ cao.  

Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trong phát 
triển kinh tế xã hội, nhưng tỉnh Yên Bái cũng đã sớm 
quan tâm tới xây dựng nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là 
nguồn nhân lực y tế trình độ cao thông qua chính sách 
hỗ trợ đào tạo, chính sách thu hút cán bộ y tế có trình 
độ khá giỏi về công tác tại tỉnh [12]. Với đội ngũ nhân 
lực y tế hiện có, các đơn vị khám chữa bệnh đã thực 
hiện được cơ bản các kỹ thuật phân tuyến, triển khai 
hàng chục kỹ thuật y tế mới và kỹ thuật vượt tuyến mỗi 
năm. Hệ thống y tế dự phòng phát huy hiệu quả khả 
năng giám sát, phát hiện, khoanh vùng, dập dịch và xử 
lý tình huống khẩn cấp..., nhưng thực tế, tỉnh rất thiếu 
chuyên gia đầu ngành giỏi ở hầu hết các chuyên 
ngành, ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng đáp ứng 
nhu cầu dịch vụ y tế kỹ thuật cao của người dân trên 
địa bàn [12]. Như vậy, thực trạng nhân lực trình độ cao 
của Yên Bái hiện nay như thế nào so với quy định về 
định mức biên chế trong các cơ sở y tế nhà nước của 
Bộ Y tế - Bộ Nội vụ tại TT08 là một vấn đề cần được 
quan tâm trong chiến lược nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh. Để trả lời câu hỏi trên, 
chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Thực trạng nguồn 
nhân lực y tế trình độ cao của ngành y tế tỉnh Yên Bái 
giai đoạn 2008-2010", nhằm các mục tiêu sau: 

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực y tế trình độ 
cao trong ngành y tế tỉnh Yên Bái năm 2008 – 2010 

Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự phát triển 
nguồn nhân lực trình độ cao 

Đối tượng nghiên cứu 
Cán bộ y tế có trình độ chuyên môn từ đại học trở 

lên đang công tác trong các đơn vị y tế công lập tỉnh 
Yên Bái. 

1. Địa điểm nghiên cứu: Tại Sở Y tế và các cơ sở 
y tế công lập đại diện trên địa bàn tỉnh: Thành phố Yên 
Bái, huyện Văn Yên, huyện Trạm Tấu. 

2. Thời gian nghiên cứu:  Từ tháng 12/2010 đến 
tháng 11/2011 

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, kết 

hợp định lượng với định tính  
3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 
Nghiên cứu định lượng: chọn toàn bộ cán bộ y tế 

ngành y tế tỉnh Yên Bái có trình độ từ đại học trở lên 
(752 người). 

Nghiên cứu định tính: Chọn chủ đích 3 đơn vị y tế 
đại diện cho thành thị, huyện vùng thấp và huyện vùng 
cao gồm: Thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và 
huyện Trạm Tấu.  

3.3. Các chỉ số nghiên cứu 
* Thực trạng về nguồn nhân lực trình độ cao 
- Số lượng cán bộ y tế toàn tỉnh trong 3 năm (2008-

2010), tỷ lệ cán bộ y tế/ vạn dân; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân; 
tỷ lệ dược sỹ đại học/vạn dân... 

- Tỷ lệ cán bộ y tế trình độ cao: Tỷ lệ cán bộ y tế có 
trình độ sau đại học  

- Cơ cấu cán bộ y tế trình độ cao: Bác sỹ, dược sỹ 
đại học... 

- Phân bố nhân lực y tế trình độ cao trong các lĩnh 
vực quản lý, dự phòng, điều trị  

- Sự biến động về nguồn nhân lực trong 3 năm 
2008-2010: Tăng, giảm 

* Một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực 
trình độ cao: thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ chính 
sách… 

3.4. Phương pháp thu thập thông tin 
- Hồi cứu các thông tin sẵn có từ sổ sách, báo cáo 

liên quan; Các văn bản của Đảng và Nhà nước từ 
Trung ương đến địa phương liên quan đến nhân lực y 
tế. Số liệu được thu thập vào phiếu in sẵn. 

- Phỏng vấn sâu Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo 
Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Y tế, cán bộ quản lý các 
đơn vị y tế, cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học.  

- Thảo luận nhóm, phỏng vấn các đối tượng nghiên 
cứu. 

3.5. Xử lý số liệu  Sử dụng phần mềm EpiInfo 6.04 
và các thuật toán thống kê y học. 

Kết quả nghiên cứu 
1. Thực trạng nhân lực y tế trình độ cao trong 

ngành y tế tỉnh Yên Bái. 
Bảng 1. Số lượng nhân viên y tế và nhân lực trình 

độ cao tỉnh Yên Bái  
Nhân viên y tế Nhân lực trình độ cao Năm 

n Tỷ lÖ/v¹n dân n % 
2008 2731 36,4 602 22,0 
2009 2990 39,8 682 22,7 
2010 3086 41,1 752 24,3 
Nhận xét: Số lượng nhân viên y tế tăng dần theo 

các năm. Năm 2008, tỷ lệ nhân viên y tế trên 1 vạn 
dân là 36,4, tỷ lệ này đã tăng lên 41,1 năm 2010. Tỷ lệ 
nhân lực y tế trình độ đại học trở lên tăng từ 22% lên 
24,3%. 
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Bảng 2. Tỷ lệ bác sỹ và dược sỹ đại học/ vạn dân  
Bác sỹ Dược sỹ đại học 

Năm Dân số Số 
lượng 

Tỷ lệ BS/vạn 
dân 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
DSĐH/vạn dân 

2008 748.040 503 6,7 8 0,1 
2009 750.000 515 6,8 19 0,25 
2010 753.138 542 7,2 34 0,45 

Nhận xét: Từ 2008 - 2010, số lượng bác sỹ của Yên 
Bái tăng từ 503 lên 542 người, đưa tỷ lệ bác sỹ/vạn dân 
tăng từ 6,7 (năm 2008) lên 7,2 (năm 2010). Tỷ lệ Dược 
sỹ đại học/vạn dân năm 2008 là 0,1, tăng lên 0,25 vào 
năm 2009 và 0,45 năm 2010. 

Bảng 3. Tỷ lệ nhân lực y tế trình độ cao trong hệ 
điều dưỡng  

Điều dưỡng 
Đại học Sau đại học Năm 

T.số ĐD Tỷ lệ 
BS/§D n % n % 

2008 1039 1/2,0 3 0,3 0 0 
2009 1179 1/2,3 32 2,7 0 0 
2010 1397 1/2,5 51 3,6 0 0 
Nhận xét: Số lượng cán bộ điều dưỡng tăng đều 

hàng năm. Tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng là 1/2,0 năm 2008 
đã tăng lên 1/2,5 năm 2010. Tuy nhiên, toàn ngành 
mới có 3,6% điều dưỡng có trình độ đại học và không 
có cán bộ điều dưỡng có trình độ sau đại học.  

Bảng 4. Phân bố nhân lực y tế trình độ cao theo 
trình độ đào tạo 

Năm 2008 2009 2010 T.Bình 
Tổng số CBYT TĐ cao 602 682 752  

n 405 496 536  Đại học 
% 67,3 72,7 71,3 70,5 
n 24 20 23  Thạc 

sỹ % 4,0 2,9 3,1 3,3 
n 172 163 190  CK I 
% 28,6 23,9 25,3 25,9 
n 0 2 2  CK II 
% 0 0,3 0,3 0,2 
n 1 1 1  

Trong 
đó Sau 

đại  
học 

Tiến sỹ 
% 0,2 0,1 0,1 0,1 

Nhận xét: Nhân lực có trình độ đại học chiếm 
70,5%, trình độ sau đại học chủ yếu là Bác sỹ CK I 
(25,9%). Trình độ thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2 
và tiến sỹ rất thấp. 

Từ 2008-2010, số cán bộ có trình độ bác sỹ tăng từ 
405 lên 536 người; bác sỹ CK cấp I tăng từ 172 lên 190 
người; trình độ thạc sỹ, CKII, tiến sỹ hầu như không 
thay đổi. 

Bảng 5. Phân bố nhân lực y tế trình độ cao trong hệ 
thống quản lý nhà nước tuyến tỉnh  

Năm 2008 2009 2010 
T.số CB y tế 19 21 24 

n 6 7 8 Đại học 
% 31,6 33,3 33,3 
n 10 10 11 CKI 
% 52,6 47,6 45,8 
n 0 0 0 CKII 
% 0 0 0 
n 2 3 4 ThS 
% 10,5 14,2 16,6 
n 1 1 1 

Sở Y 
tế Sau 

đại 
học 

Tiến 
sỹ % 5,2 4,7 4,1 

Nhận xét: 100% cán bộ y tế ở cơ quan quản lý nhà 
nước tuyến tỉnh (Sở Y tế) có trình độ từ đại học trở lên, 
trong đó trên 70% cán bộ có trình độ sau đại học.  

Bảng 6. Phân bố nhân lực trình độ cao trong lĩnh 
vực khám chữa bệnh tuyến tỉnh 

Lĩnh vực khám chữa bệnh 
Trong đó Số CB /toàn 

ngành Đại học Sau đại học 
Năm 

Tổng 
số  

cán bộ 
T§C n % n % n % 

2008 534 362 67,8 239 66,0 123 44,0 
2009 599 391 65,3 242 61,2 125 38,8 
2010 677 454 67,0 316 69,6 138 30,3 

Nhận xét: Sau 3 năm, số cán bộ y tế trình độ cao 
trong lĩnh vực khám chữa bệnh tăng từ 362 lên 454 
người, chiếm 67% tổng số cán bộ y tế có trình độ từ đại 
học trở lên của toàn ngành. Số cán bộ đại học và sau 
đại học tăng đều qua các năm nhưng số lượng ít. 

 
Bảng 7. Phân bố nhân lực y tế trình độ cao trong các đơn vị dự phòng tuyến tỉnh   

Hiện có Định mức 08 
(*1,2) 2008 2009 2010 

NVYT NVYT NVYT STT Tên đơn vị 
SL 

NVYT 

BS 
(≥30%) 

 n % 
so TT08 

Bs 
n %  

so TT08 
Bs 

n %  
so TT08 

Bs 

1 TTYT Dự phòng 66 20 40 60,6 19 (48%) 45 68,1 16 (36%) 48 72,7 18 (38%) 
2 TT. PC  HIV/AIDS 30 9 12 40,0 7 (58%) 15 50,0 7 (47%) 20 66,6 7 (35%) 
3 TT PCBXH 48 14 40 83,3 15 (38%) 41 85,4 13 (32%) 45 93,7 13 (29%) 
4 TT CSSKSS 30 9 33 110 13 (39%) 33 110 12 (36%) 33 110 12 (36%) 

5 TT Truyền thông 
GDSK 14 4 8 57,1 2 (25%) 11 78,5 2 (18%) 11 78,5 1 (9%) 

6 TT kiểm nghiệm thuốc 30 0 14 46,6 0 18 60,0 0 18 60,0 0 
7 TTPC sốt rét 24 7 24 100. 6 (25%) 23 95,8 6 (26%) 23 95,8 6 (26%) 

8 TT Giám định  
y khoa 14 4 6 42,8 3 (50%) 6 42,8 3 (50%) 6 42,8 3 (50%) 

9 TT Giám định  Pháp y 14 4 7 57,1 2 (50%) 7 50,0 2 (50%) 8 57,1 3 (50%) 
 Trung bình    66,4 42%  71,2 37%  75,2 34% 
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Nhận xét: Nhân lực y tế của các đơn vị dự phòng 
tuyến tỉnh tăng dần từ mức đảm bảo 66,4% theo định 
mức TT08 (năm 2008) lên 75,2% (năm 2010). Nhưng 
tỷ lệ bác sỹ/ nhân viên y tế khác giảm dần từ 42% năm 
2008 xuống còn 34% năm 2010. 

Bên cạnh những đơn vị thường xuyên vượt mức 
biên chế 110% (Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh 
sản), hoặc xấp xỉ 100% thì có những đơn vị nhiều năm 
chỉ đạt xấp xỉ 50% định mức biên chế của Thông tư 08. 

Đặc thù của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc 100% 
cán bộ là dược sỹ, có 5/18 dược sỹ có trình độ đại học 
trở lên. 

Bảng 8. Biến động nhân lực y tế trình độ cao năm 
2008 – 2010 

Năm 2008 2009 2010 Cộng 
Số  NV YT trình độ cao 602 682 752  

Số tăng thực tế 46 58 46 150 
Nghỉ CĐ 37 32 39 108 60,5% 

Chuyển CT 15 9 18 42 23,5% 
Số 

lượng 
Lý do khác 8 9 12 29 16% 

Lý do 
giảm 

T. số 60 50 69 179 
Tuyển mới 9 12 10 31 9,5% 

Chuyển đến 13 9 12 34 10,5% 
Số 

lượng 
Chuyển ngạch 79 87 93 264 80% 

Lý do 
tăng 

T.sè 106 108 115 329 
Nhận xét: Năm 2008, tăng thêm được 46 cán bộ, 

2009 tăng 58 cán bộ và 2010 tăng thêm được 46 cán 
bộ y tế trình độ cao toàn tỉnh. Lý do tăng chủ yếu từ 
nguồn đào tạo chuyển ngạch, có 9,5% do tuyển mới 
và 10,5% cán bộ chuyển nơi khác đến. 

Lý do giảm cán bộ y tế trình độ cao của tỉnh 60,5% 
là nghỉ chế độ 23,5% do chuyển công tác, và 16% vì lý 
do khác.  

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực 
y tế trình độ cao 

- Sự hiểu biết của cán bộ y tế với các chính 
sách thu hút, hỗ trợ của tỉnh 

Bảng 9. Mức độ hiểu biết về các chính sách  thu 
hút, hỗ trợ của tỉnh 

Đơn vị TP Yên 
Bái 

Văn 
Yên 

Trạm 
Tấu 

T.sè NL T§C  30 18 12 
n 6 9 3 BiÕt râ 
% 20,0 50,0 27,0 
n 5 6 3 BiÕt 1 

sè néi dung 
% 17 33 27 
n 11 3 6 BiÕt cã CS nhng 

không biết nội dung % 36,7 16,7 54,5 
n 7 0 0 Không biết có CS thu 

hút, hỗ trợ % 23 0 0 
n 1 0 0 

Biết về 
chính 
sách 

thu hút, 
hỗ trợ 
đối với 

NLT§C 
của tỉnh 

Không trả lời 
% 3,3 0,0 0,0 

Nhận xét: Tỷ lệ cán bộ y tế biết rõ về các chính 
sách thu hút, hỗ trợ cán bộ y tế cao nhất ở Văn Yên 
(50%), còn ở Trạm Tấu 27% và ở thành phố Yên Bái 
chỉ có 20%. Tỷ lệ cán bộ y tế không biết nội dung 
chính sách chiếm tỷ lệ cao ở Trạm Tấu (54,5%). Trong 
khi đó, có tới 23% cán bộ được phỏng vấn của thành 
phố Yên Bái lại không biết có chính sách thu hút, hỗ 
trợ đối với nhân lực y tế trình độ cao của tỉnh. 

Hộp 1: Ông N, Giám đốc Bệnh viện Trạm Tấu 
..”Thực tế, hầu hết các chủ trương, chính sách chung 
đều được lãnh đạo bệnh viện phổ biến trong chương 
trình giao ban chung, nhưng trong một khoảng thời 
gian ngắn, cung cấp rất nhiều thông tin về chuyên môn 
y, dược, quy chế, chính sách mới và chỉ đọc thông báo 
thì cán bộ cũng khó mà nhớ được. Họ chỉ cần biết có 
chính sách hỗ trợ, còn hỗ trợ như thế nào thì chính mọi 
người khi được đi học mới quan tâm tìm hiểu kỹ hơn....”. 

- Tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao ở 
các đơn vị y tế, đặc biệt là các bệnh viện vừa tạo áp 
lực cho bác sỹ, dược sỹ đại học trong công việc, vừa 
ảnh hưởng đến cơ hội được tham gia học tập nâng cao 
trình độ của họ.  

Hộp 2: Ông S, trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện 
Đa khoa huyện Văn Yên "Hiện nay bệnh viện đang 
thiếu rất nhiều bác sỹ, đặc biệt là bác sỹ chuyên khoa 
nên gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp bác sỹ 
đảm bảo công việc hàng ngày. Nhiều bác sỹ có nhu 
cầu đi đào tạo nhưng do thời gian đào tạo là 2 năm, 
bệnh viện lại luôn quá tải bệnh nhân nên cơ quan phải 
rất cân nhắc khi cử cán bộ đi học. Hơn nữa chi phí cho 
học tập rất tốn kém nhưng chế độ hỗ trợ cán bộ quá 
thấp... 

Mong muốn trong thời gian tới sẽ tuyển được thêm 
bác sỹ trẻ để các bác sỹ hiện tại có điều kiện đi học 
nâng cao trình độ. 

- Chính sách phát triển nhân lực y tế của tỉnh 
Yên Bái còn một số điểm chưa thực sự phù hợp 
như: lựa chọn cơ cấu đào tạo, hình thức đào tạo còn 
bất cập; mức kinh phí hỗ trợ đào tạo và thu hút thấp; 
chế tài bắt buộc phục vụ tại địa phương chưa đủ mạnh.  

Hộp 3: Ông T, Lãnh đạo Sở Y tế .."Hiện nay, tỉnh 
Yên Bái đang hỗ trợ đào tạo cho 102 bác sỹ chuyên tu/ 
178 cán bộ đào tạo trình độ đại học trở lên, (chiếm tỷ lệ 
57,3%) nhưng chính sách hỗ trợ của tỉnh lại chưa đề 
cập tới hình thức liên kết đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại 
học chính quy, hoặc thu hút tân bác sỹ ngay từ trong 
trường đại học... trong khi những sinh viên này có chất 
lượng đầu vào cao hơn hẳn ... 

Hơn nữa, chính sách cũng chưa đề cập tới việc giữ 
ổn định đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao hiện có nên 
ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách phát triển 
nhân lực y tế chung, trong đó có nhân lực y tế trình độ 
cao  

Hộp 4: Ông H, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, 
Sở Y tế .." Đào tạo bổ sung bác sỹ, dược sỹ đại học 
mất rất nhiều thời gian, thu hút càng khó khăn khi hàng 
chục năm nay không có dược sỹ đại học chính quy nào 
về tỉnh Yên Bái công tác.. nhưng tỉnh chưa có chính 
sách tiếp tục sử dụng đội ngũ bác sỹ đến tuổi nghỉ hưu, 
cũng như chưa có chính sách giữ chân bác sỹ, dược sỹ 
đại học đang công tác tại chỗ để vừa giữ ổn định và 
nâng cao chất lượng đội ngũ sẵn có, vừa có thời gian 
chờ nguồn nhân lực  bổ sung thông qua đào tạo... 

Bàn luận 
1. Thực trạng nhân lực y tế trình độ cao của tỉnh 

Yên Bái. 
Kết quả ở bảng 1 và 2 cho thấy, tổng số nhân viên 

y tế của tỉnh Yên Bái năm 2010 đạt tỷ lệ 41,1/ vạn dân. 
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Tỷ lệ bác sỹ/ vạn dân đạt 7,2 bác sỹ, tương đương tỷ lệ 
trung bình toàn quốc và tỉnh lân cận (Phú Thọ với 6,91 
bác sỹ/vạn dân) và cao hơn nhiều so với tỷ lệ 3,7 bác 
sỹ/vạn dân của tỉnh Hòa Bình, 5,4 bác sỹ/vạn dân của 
Điện Biên nhưng thấp hơn tỷ lệ bác sỹ/vạn dân của thủ 
đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh [11], [13, 15]. Tỷ 
lệ dược sỹ đại học của tỉnh Yên Bái chỉ đạt 0,45 dược 
sỹ đại học/vạn dân, thấp hơn so với tỷ lệ 0,54 của Điện 
Biên và Phú Thọ với tỷ lệ 1,33 DSĐH/vạn dân, nhưng 
lại cao hơn nhiều so với tỉnh Hòa Bình 0,09 DSĐH/vạn 
dân. Những tỷ lệ trên cho thấy, số lượng nhân viên y tế 
tính theo tỷ lệ chung không thấp, nhưng tỷ lệ bác sỹ và 
dược sỹ đại học chiếm tỷ lệ rất thấp, đặc biệt là so với 
tỉnh Phú Thọ, một tỉnh giáp ranh với tỉnh Yên Bái 
[11],[15]. Nếu tính thô theo quy hoạch toàn quốc đến 
2015, đạt 8 bác sỹ và 1 dược sỹ đại học/vạn dân thì 
Yên Bái đã thiếu khoảng 75 bác sỹ và 40 dược sỹ [5], 
[11]. Theo định mức TT08, tỷ lệ bác sỹ trung bình phải 
đạt 25%, thì số thiếu bác sỹ hiện nay đã khoảng 230 
người, số thiếu dược sỹ khoảng 30 người, điều dưỡng 
trình độ đại học trở lên trên 500 người [6]; chưa tính 5% 
cán bộ bù đắp cho nghỉ chế độ hàng năm; 5% nhân 
lực y tế phải tăng thêm do tăng dân số và tăng nhu cầu 
xã hội [7], [8], [10]. Trong tổng số các bác sỹ và dược 
sỹ, chỉ có 29,5% đạt trình độ sau đại học, trong đó chủ 
yếu là Bác sỹ chuyên khoa cấp I (25,9%), Thạc sỹ y 
khoa có 3,3%; 0,2% Chuyên khoa II và 0,1% Tiến sỹ y 
khoa (bảng 4). Tỷ lệ này thấp hơn kết quả nghiên cứu 
về tình hình cán bộ y dược ở Thành phố Hồ Chí Minh 
theo nghiên cứu của Cái Phúc Thắng (2005) (30,91%  
BSCKI;  3,68% BSCKII; 7,54% Thạc sỹ y khoa và 
1,21% Tiến sỹ  y khoa).  

Về nhân lực điều dưỡng, theo TT08, tỷ lệ 1 bác 
sỹ/điều dưỡng là 1/3 đến 1/3,5. Nhưng theo  kết quả 
nghiên cứu, tỷ lệ này của Yên Bái chỉ đạt 1/2,5 (bảng 
3). Nếu chỉ bổ sung điều dưỡng để đạt định mức của 
TT08 theo số bác sỹ hiện tại, thì Yên Bái đã cần ít nhất 
khoảng 500 biên chế điều dưỡng, chưa tính đến số bổ 
sung theo số lượng bác sỹ tăng thêm. Trình độ nhân 
lực điều dưỡng cũng còn nhiều hạn chế khi toàn tỉnh 
chỉ có 3,6% cán bộ điều dưỡng có trình độ đại học trở 
lên. Một nghiên cứu đã đưa ra nhận xét: "Nếu tăng 
10% điều dưỡng thì tỷ lệ bệnh nhân tử vong sẽ giảm 
6%; Thêm mỗi bệnh nhân/điều dưỡng sẽ làm tăng 7% 
số bệnh nhân tử vong trong vòng 30 ngày nhập viện" 
khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ điều dưỡng và 
yêu cầu bắt buộc phải từng bước bổ sung số lượng và 
tăng cường chất lượng cho đội ngũ này. Như vậy, nói 
chung nhân lực trình độ cao của Yên Bái thiếu cả về số 
lượng và chất lượng.  

Về phân bố nhân lực y tế trình độ cao cũng còn 
nhiều bất cập: Theo kết quả ở các bảng 5,6,7,8, trong 
hệ thống quản lý nhà nước, 100% cán bộ y tế ở cơ 
quan quản lý nhà nước tuyến tỉnh (Sở Y tế) có trình độ 
từ đại học trở lên, trong đó chủ yếu là trình độ sau đại 
học (gần 70%). ở khu vực khám chữa bệnh, có tới 2/3 
số nhân lực y tế trình độ cao đang làm việc, trình độ 
sau đại học cao và tăng đều hàng năm. Trong khi đó, 
lĩnh vực dự phòng chỉ có 12% cán bộ có trình độ cao 

và chủ yếu là đại học, tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại 
học rất hạn chế (4.71% năm 2008, tăng lên 7.5% năm 
2010). Tỷ lệ biên chế trung bình của các đơn vị chỉ đạt 
82% năm 2008, tăng lên 89% năm 2010. Tỷ lệ bác sỹ 
tăng đều hàng năm mỗi năm tăng thêm 1% so với tổng 
biên chế nhưng vẫn chỉ đạt 14% năm 2010. Kết quả 
này phù hợp với  nghiên cứu của Võ Văn Hùng (2009) 
ở Bà Rịa - Vũng Tầu và nghiên cứu của Ngân hàng thế 
giới [9].  

2. Một số yếu tố ảnh hưởng 
Kết quả nghiên cứu ở bảng 9 và kết quả thảo luận 

nhóm cho thấy, chỉ có 30% cán bộ y tế được phỏng 
vấn biết rõ các chính sách thu hút, phát triển nhân lực y 
tế của tỉnh, còn lại 70% số cán bộ biết có chính sách 
nhưng cũng không rõ chính sách quy định như thế nào. 
Nguồn cung cấp thông tin chính sách đến cán bộ chủ 
yếu qua thông báo của cơ quan (46,8%) nhưng Văn 
Yên là đơn vị sử dụng kênh thông tin này nhiều nhất 
(55,6%) tương ứng tỷ lệ cán bộ được phỏng vấn biết rõ 
về thông tin cao nhất (50%), vấn đề cho thấy việc 
thông báo các chủ trương, chính sách nói chung đến 
cán bộ y tế kết hợp với chương trình giao ban chuyên 
môn là kênh thông tin rất hiệu quả, tuy nhiên phải 
thông tin liên tục, nhiều lần để cán bộ y tế có thể nắm 
được thông tin cơ bản và chủ động tham gia thực hiện 
chính sách hoặc tham gia điều chỉnh chính sách. 

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhân lực hiện tại ở 
các đơn vị cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn. Sự thiếu 
nhân lực đó đã làm hạn chế việc cử cán bộ đi đào tạo 
nâng cao trình độ của các đơn vị. Mặt khác, việc hỗ trợ 
cán bộ đi học cũng tác động không nhỏ, nhiều cán bộ 
không muốn đi học do không đủ điều kiện chi phí cho 
khóa học. Các chính sách của Nhà nước như chính 
sách tiền lương, tiền trực và làm ngoài giờ cho cán bộ y 
tế cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sự phân bố cán bộ y tế 
trình độ cao. Mức lương thấp, giá nhiều dịch vụ y tế 
hiện nay thu không đủ bù một phần chi phí thực tế, một 
số bệnh viện rất khó khăn trong việc quản lý tài chính, 
không cân đối tăng thêm thu nhập cho cán bộ, tạo tâm 
lý làm việc cầm chừng, sẵn sàng bỏ việc khi có cơ hội 
chuyển đến nơi hấp dẫn hơn và không muốn đi học 
nâng cao trình độ cũng là yếu tố làm ảnh hưởng đến 
nguồn nhân lực trình độ cao [1], [2], [3], [4].  

Kết luận 
1. Thực trạng nhân lực y tế trình độ cao trong 

ngành y tế tỉnh Yên Bái năm 2008 – 2010. 
- Tổng nhân lực y tế trong ngành y tế tỉnh Yên Bái 

hiện có 3.086 người, trong đó 24,3% đạt trình độ đại 
học trở lên. 

- Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 6,7 (năm 2008) và tăng 
lên 7,2 (năm 2010), dược sỹ đại học/ vạn dân đạt 0,1 
(2008) tăng lên 0,45 (2010). 

- Phân bố nhân lực y tế trình độ cao của tỉnh 
không đồng đều giữa các lĩnh vực: Tại cơ quan quản 
lý nhà nước cấp tỉnh (Sở Y tế) 100% cán bộ y tế có 
trình độ đại học trở lên, 66,7% số cán bộ y tế trình độ 
cao của tỉnh Yên Bái đang làm việc trong lĩnh vực 
khám chữa bệnh. 
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- Biến động nhân lực y tế trình độ cao của tỉnh giảm 
do nghỉ chế độ chiếm 60,5%, do chuyển công tác và 
xin thôi việc chiếm 23,5%, tăng do đào tạo nâng cao 
(chuyển ngạch) chiếm 80%.  

2. Một số yếu tố ảnh hưởng. 
- Sự hiểu biết về các chính sách thu hút, hỗ trợ cán 

bộ y tế còn hạn chế ở Văn Yên (50%), Trạm Tấu 27% 
và ở thành phố Yên Bái chỉ 20%, ảnh hưởng tới nguồn 
nhân lực tình độ cao. 

- Tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao ở các 
đơn vị y tế và chính sách phát triển nhân lực y tế của 
tỉnh Yên Bái còn một số điểm chưa thực sự phù hợp 
ảnh hưởng đến sự tham gia học tập nâng cao trình độ 
và từ đó ảnh hưởng đến nguồn nhân lực trình độ cao. 

Khuyến nghị 
Cần có giải pháp đồng bộ với sự tham gia của các 

cấp chính quyền địa phương và ngành y tế và giáo dục 
để nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ y 
tế trình độ cao của Yên Bái. 
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Đánh giá mô hình bệnh nhiễm khuẩn hô hấp  
trẻ em Dưới một tuổi tại Thanh hà, Hải Dương 

 
Trần Thị Kiệm - Bệnh viện Bạch Mai 

 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Đánh giá mô hình và một số yếu tố liên 

quan đến nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em dưới 1 tuổi tại 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.  

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt 
ngang. Gồm tất cả trẻ em từ khi mới sinh đến dưới 12 
tháng tuổi ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và mẹ 
các cháu trong thời gian từ tháng 9/2008-10/2009.  

Kết quả và bàn luận: Viêm phổi, VA và cảm cúm 
phổ biến nhất: 11,6%. Bệnh viêm họng ở trẻ 7-12 
tháng tuổi: 57,1%, viêm phế quản gặp nhiều ở trẻ từ 2 
đến dưới 7 tháng tuổi: 72,7%, cảm cúm ở trẻ từ 2 đến 
dưới 7 tháng tuổi: 52,6%, VA ở trẻ 7-12 tháng tuổi: 
51,8%, viêm phổi từ 7-12 tháng tuổi: 53,8%, bệnh khác 
gặp nhiều ở trẻ từ 2 đến dưới 7 tháng tuổi. Bệnh viêm 
họng, viêm phế quản, cảm cúm, VA gặp nhiều ở trẻ 
trai, viêm phổi gắp nhiều ở bé gái. Trẻ có cân nặng lúc 
sinh dưới 2500g, nguy cơ mắc bệnh tăng lên 3,9 lần. 
Trong số trẻ bị viêm phổi, hầu hết trẻ mắc viêm phổi 
nặng. Trẻ ăn thêm sữa trong 6 tháng đầu nguy cơ mắc 
bệnh tăng lên 1,4 lần. Trẻ tiêm chủng chưa đủ không 
liên quan đến bệnh. Trẻ có tiền sử mắc bệnh tật 2 
tháng qua có nguy cơ mắc bệnh hiện tại tăng 6,9 lần.  

Kết luận: Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) 
là hậu quả của trình độ học vấn của mẹ thấp, nghề 
nghiệp vất vả của mẹ, gia đình nghèo, tiền sử trẻ đẻ 
nhẹ cân, chế độ ăn không phù hợp, tiền sử mắc bệnh 
của trong vòng 2 tháng. 

Summary 
Objectives: To acess the model and some elements 

related to respiratory infections on children under a year 
old at Thanh Ha district, Hai Duong province.  

Study methods: Slide description include all children 
from birth to under 12 months old at Thanh Ha district, 
Hai Duong province and their mother from 9/2008 to 
10/2009.  

Result and disscusion: Pneumonia, VA and flu are 
common 11.6%. Sore throat at children 7-12 months old 
57.1%, bronchitis appears in children from 2 to under 7 
months old 72.7%, flu appears in children from 2 to 
under 7 months old 52.6%, tonslltis (VA) appears in 
children from 7 to 12 months old 51.8%, pneumonia 
appears in children from 7 to 12 months old 53.8%, 
other diseases appear in children from 2 to under 7 
months old. Sore throat, flu, bronchitis and tonslltis 
appear in boys, pneumonia appears in girls. Children 
was born and weigh less than 2500gr, the risk increased 
by 3.9 times. Among the children, almost them has bad 
pneumonia. Children drink more milk in the first 6 
months, the risk increased 1.4 times. Children weren’t 
vaccinated enough isn’t related to the disease. Children 
have prehistory of diseases last 2 months, the risk of 
current disease increased 6.9 times.  

Conclusion: Respiratory infections is the 
consequence of mother’s low education, hard career, 
poverty family, prehistory of low-weight-baby births, 
inappropriate diet, prehistory of diseases last 2 months. 
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Đặt vấn đề 
Năm 1982, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xây 

dựng chương trình phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp 
cấp tính (NKHHCT) ở trẻ em nhằm mục tiêu làm giảm 
tử vong do bệnh này gây ra, trong đó chủ yếu là do 
viêm phổi (VP). Trong những năm qua nhờ chương 
trình này mà tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi vì 
NKHHCT giảm đáng kể so với trước. Mặc dầu vậy, 
bệnh vân còn là nguyên nhân chính gây tử vong cho 
trẻ  dưới 5 tuổi, trong đó hơn 90% là do viêm phổi. 
Thanh Hà là một huyện nghèo của tỉnh Hải Dương, có 
24 xã và 1 thị trấn, với dân số khoảng 180.000 người, 
sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt. Sau năm 2000, 
chương trình NKHHCT thiếu kinh phí, thiếu thuốc và 
thiếu sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đề tài 
nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi: Mô hình 
NKHHCT ở trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn huyện Thanh 
Hà ra sao? Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh 
của trẻ là gì?  Chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá mô 
hình NKHHCT và các yếu tố liên quan ở trẻ dưới 1 tuổi 
tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương năm 2009” với 2 
mục tiêu sau: 

1. Đánh giá mô hình nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ dưới 
1 tuổi tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

2. Đánh giá một số yếu tố liên quan đến nhiễm 
khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 1 tuổi tại huyên 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
- Nghiên cứu mô tả, cắt ngang. Gồm tất cả trẻ từ 

khi mới sinh đến dưới 12 tháng tuổi tại huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương và mẹ các cháu từ tháng 9/2008 
đến tháng 10/2009. 

Kết quả nghiên cứu 
Tổng số cặp trẻ – mẹ: 759 (đạt 97% cỡ mẫu), trẻ từ 

2 đến 6 tháng tuổi: 49,9%. Tuổi mẹ từ 20 đến dưới 25 
tuổi: 40,7%. 

1. Mô hình NKHHCT ở trẻ dưới 1 tuổi tại Thanh Hà 
Bảng 1. Mô hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

Bệnh n Tỷ lệ trong nhóm (%) Tỷ lệ (%) 
Viêm phổi 39 32,2 5,1 
Viêm VA 27 22,3 3,5 

Viêm họng 14 11,6 1,8 
Viêm phế quản 11 9,0 1,4 

Cảm cúm 19 15,7 2,5 
Hen 12 9,1 1,6 

Tổng số: 121 100,0 121/759=15,9 
Nhận xét: Viêm phổi, VA và cảm cúm là bệnh phổ 

biến nhất: 11,6%.  
Bảng 2. Mô hình nhiễm khuẩn hô hấp theo tuổi 

< 2 tháng 2 - <7 tháng 7-<12tháng Tổng số Tuổi 
Bệnh n (%) n (%) n (%) n (%) 

VH 2 14,3 4 28,6 8 57,1 14 100 
Viêm phế quản 0 0,0 8 72,7 3 27,3 11 100 

Cảm cúm 2 10,6 10 52,6 7 36,8 19 100 
VA 3 11,2 10 37,0 14 51,8 27 100 

Viêm phổi 2 5,2 16 41,0 21 53,8 39 100 
Hen 0 0,0 6 50,0 6 50,0 12 100 

Nhận xét: Bệnh viêm họng gặp nhiều ở trẻ 7-12 
tháng: 57,1%, viêm PQ gặp nhiều ở trẻ 2- < 7 tháng: 
72,7%, cảm cúm gặp nhiều ở trẻ 2- <7 tháng: 52,6%, 

VA gặp nhiều ở trẻ 7-12 tháng: 51,8%, vi#m ph#i gặp 
nhiều 7-12 tháng: 53,8%, bệnh khác gặp nhiều ở 2- < 
7 tháng tuổi. 

Bảng 3. Mô hình NKHH theo giới tính 
Trai Gái p, X2 Giới 

Bệnh n (%) n (%) X2 p 
Viêm họng 8 57,1 6 42,9 14 <0,05 

Viêm phế quản 8 72,7 3 27,3 11 <0,01 
Cảm cúm 10 52,6 9 47,4 19 <0,05 

VA 16 59,3 11 40,7 27 <0,05 
Viêm phổi 19 48,7 20 51,3 39 >0,05 

Hen 11 91,7 1 8,3 12 <0,01 
Nhận xét: Bệnh viêm họng, viêm phế quản, cảm 

cúm, VA gặp nhiều ở trẻ trai sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê. Viêm phổi gặp nhiều ở trẻ gái nhưng sự 
khác nhau không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 4. Phân bố viêm phổi theo thể bệnh 
Thể bệnh n Tỷ lệ trong nhóm (%) Tỷ lệ (%) 
Viêm phổi 32 82,0 4,2 

Viêm phổi nặng 7 18,0 0,9 
Tổng số: 39 100,0 5,1 

Nhận xét: Trong số trẻ viêm phổi, hầu hết trẻ mắc 
viêm phổi nặng. 

2. Quan hệ giữa bệnh với một số yếu tố liên 
quan  

2.1. Liên quan con nặng lúc sinh với bệnh tật 
Bảng 5. Liên quan con lúc sinh với bệnh 

Bệnh Không mắc bệnh Bệnh 
Con nặng lúc sinh n n 

OR 
(95%CI) p 

< 2500 gr 31 51 
≥ 2500 gr 90 587 
Tổng số 121 638 

3,9 
(2,4-6,5) 

 
<0,001 

Nhận xét: Mẹ làm ruộng, con có nguy cơ mắc 
bệnh tăng 1,5 lần. 

2.2. Liên quan ăn thêm sữa  công thức trong 6 
tháng đầu với bệnh 

Bảng 6. Liên quan ăn thêm sữa công thức trong 6 
tháng đầu với bệnh 

Bệnh Không mắc bệnh Bệnh 
Ăn thêm n n 

OR 
(95%CI) p 

Ăn thêm 52 216 
Không 69 422 

Tổng số: 121 638 

1,4 
(1,2-3,2) 

 
<0,05 

Nhận xét: Trẻ ăn thêm sữa trong 6 tháng đầu 
nguy cơ mắc bệnh tăng 1,4 lần 

2.3. Liên quan tiền sử với bệnh hiện tại 
Bảng 7. Liên quan tiền sử bệnh 2 thông qua với 

bệnh hiện tại 
Bệnh Không bệnh Bệnh 

Tiền sử n n 
OR 

(95%CI) p 

Mắc bệnh 81 144 
Không 40 494 

Tổng số: 121 638 

6,9 
(4,5-
10,6) 

 
<0,001 

Nhận xét: Trẻ có tiền sử mắc bệnh trong 6 tháng 
đầu nguy cơ mắc bệnh tăng lên 6,9 lần. 

Bàn luận 
1. Mô hình bệnh NKHHCT 
Mô hình NKHHCT chung: Theo bảng 1, các bệnh 

NKHHCT mà chúng tôi phát hiện là viêm phổi, viêm 
VA, viêm họng, viêm phế quản, cảm cúm và hen. 
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Hàng đầu là viêm phổi chiếm 5,1% sau đó là 3,6%; 
viêm họng là 1,8%; viêm phế quản 1,4%; cảm cúm 
2,5% và hen là 1,6%. Theo KJ. Kvaerner [6], trong số 
bệnh NKHHCT trẻ em hàng đầu là cảm cúm 58,3%, 
sau đó là viêm mũi 16,4%. Viêm tai chiếm 7,1%, viêm 
họng và viêm amigdal 7,5%. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi phù hợp với đặc điểm bệnh lý của trẻ theo 
lứa tuổi. 

2. Mô hình bệnh  tật theo tuổi 
Tất cả các bệnh NKHHCT đều gặp với tần suất 

cao hơn trẻ trên 2 tháng đến dưới 12 tháng tuổi. Kết 
quả này phù hợp với nhận xét của Lê Nam Trà[2]. Trẻ 
trên 2 tháng và đặc biệt là trẻ 7-8 tháng tuổi, đây là 
độ tuổi ăn dặm nên trẻ hay bị rối loạn tiêu hóa, tiêu 
chảy, nguyên nhân của suy dinh dưỡng và càng bị 
suy dinh dưỡng nặng hơn trẻ càng dễ bị mắc các 
bệnh nhiễm khuẩn. Đó là mối quan hệ qua lại của suy 
dinh dưỡng và nhiễm khuẩn [2] 

3. Mô hình bệnh tật theo giới 
Viêm họng, viêm phế quản, cảm cúm, VA và hen 

phổi phổ biến ở trẻ trai; mắc bệnh viêm phổi ở cả 2 giới 
(trai, gái) đều giống nhau. Phân bố tỷ lệ các bệnh 
NKHHCT phổ biến ở trẻ trai có thể liên quan đến tỷ lệ 
mắc bệnh ở đối tượng này cao hơn ở trẻ gái. Lý do 
khác, có thể do trẻ trai hiếu động, tiếp xúc với môi 
trường bên ngoài là yếu tố nguy cơ gây bệnh cao hơn ở 
trẻ gái, do vậy tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ trai thường cao hơn.  

4. Phân loại viêm phổi 
Trong số các trường hợp viêm phổi, phân bố viêm 

phổi theo nhóm là 82%, viêm phổi nặng là 18,0%. So 
với số trẻ điều tra: tỷ lệ viêm phổi là 4,2%, viêm phổi 
nặng là 0,9%. Theo A.Roca[10], tỷ lệ viêm phổi nặng 
ở trẻ dưới 1 tuổi là 0,9% và viêm phổi rất nặng là 
0,2%. Như vậy, tỷ lệ viêm phổi và viêm phổi nặng của 
chúng tôi cao hơn nhiều. Theo số liệu của Lê Nam 
Trà và CS[2], tỷ lệ viêm phổi ở Kenia là 18%, ở Thái 
Lan là 7% và ở Mỹ là 3%. Kết quả của chúng tôi thấp 
hơn ở Kenia, Thái Lan và tương đương ở Mỹ. Kết quả 
của chúng tôi thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên 
cứu của H.Reyes là 17,8%[9]. Sở dĩ kết quả của 
chúng tôi thấp hơn là do nghiên cứu của các tác giả 
đều được tiến hành trên đối tượng có nhiều nguy cơ 
mắc viêm phổi (đối tượng nghèo, thiếu vitamin A, suy 
dinh dưỡng). Hơn nữa, hầu hết nghiên cứu của các 
tác giả nêu trên được tiến hành tại bệnh viện. 

5. Một số yếu tố liên quan nhiễm khuẩn hô hấp 
cấp tính 

5.1. Trẻ đẻ nhẹ cân, đặc biệt là trẻ đẻ non có 
nhiều nguy cơ xuất hiện muộn như: suy dinh dưỡng, 
chậm phát triển vận động tinh thần, rối loạn hô hấp, 
tim mạch và dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó 
có NKHHCT. Theo Mariam[7], Đào Ngọc Phong[1] trẻ 
cân nặng thấp nguy cơ mắc NKHHCT tăng 3,4 lần. 
Tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân hiện nay khoảng 12-15%[2]. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, trẻ nhẹ cân có nguy 
cơ mắc NKHHCT tăng 3,9 lần. Theo Dharmage[3] 
giữa suy dinh dưỡng, đẻ nhẹ cân và viêm phổi có liên 
quan mật thiết với nhau. Khi trẻ suy dinh dưỡng, nguy 
cơ viêm phổi tăng lên 2 lần. 

5.2. Trẻ có “tiền sử mắc bệnh” trong vòng 2 
tháng có OR=6,9, nghĩa là khi trẻ có tiền sử mắc 
bệnh trong vòng 2 tháng thì nguy cơ mắc NKHHCT 
tăng lên 6,9 lần. Dharmage[3] thấy tiền sử mắc bệnh 
thì trẻ có nguy cơ mắc bệnh tăng 1,7 lần. Trong vòng 
1 năm đầu sữa mẹ là tốt nhất, nếu mẹ không đủ sữa 
trẻ phải “ăn thêm sữa ngoài” thì nguy cơ NKHHCT 
tăng 1,4 lần. Nguy cơ viêm phổi tăng 3,2 lần[3] khi trẻ 
phải ăn sữa công thức, cai sữa sớm. Haldar cho rằng 
khi không có sữa, mất sữa thì nguy cơ trẻ < 5 tuổi ở 
ấn Độ mắc viêm phổi tăng 14,1 lần[4] 

Kết luận 
1. Mô hình NKHHCT, phân bố các bệnh hô 

hấp: Mô hình bệnh NKHHCT chủ yếu là viêm phổi 
(5,1%), sau đó là VA(3,6%). Các bệnh viêm họng, 
viêm phế quản, cúm, VA và hen hay gặp ở trẻ trai; 
viêm phổi hay gặp ở trẻ gái. Các bệnh hô hấp chủ 
yếu gặp ở trẻ có độ tuổi từ 2 tháng đến 12 tháng. 

2. Một số nguy cơ liên quan: “Gia đình nghèo 
OR=2,2”, “cân nặng lúc sinh dưới 2500g OR=3,9”, “ăn 
thêm sớm OR=1,4” và “tiền sử mắc bệnh OR=6,9” là 
các biến số liên quan tới bệnh NKHHCT ở trẻ từ 1 tháng 
đến 12 tháng tuổi tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 
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HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU ĐƯỜNG TIÊM  
Ở BỆNH NHÂN VIÊM MŨI DỊ ỨNG DO DỊ NGUYÊN BỤI BÔNG QUA TEST IN VITRO 

 
Nguyễn Trọng Tài - Đại học Y khoa Vinh 

 
Tóm tắt 
Mở đầu: Viêm mũi dị ứng tuy không phải là bệnh lý 

trầm trọng nhưng là bệnh gây ảnh hưởng rất nhiều đến 
chất lượng cuộc sống hàng ngày. Dị nguyên bụi bông 
đã được xác định có đặc tính dị nguyên và là nguyên 
nhân chủ yếu gây viêm mũi dị ứng ở một số nước trên 
thế giới. Điều trị miễn dịch đặc hiệu là phương pháp 
điều trị theo cơ chế bệnh sinh, làm thay đổi quá trình tự 
nhiên của bệnh dị ứng, mang lại hiệu quả.  

Đối tượng và phương pháp: 43 bệnh nhân được 
chẩn đoán xác định viêm mũi dị ứng do bụi bông được 
điều trị miễn dịch đặc hiệu đường tiêm dưới da, đánh 
giá sự thay đổi của các chỉ số miễn dịch.  

Kết luận: Hàm lượng IgE toàn phần đặc hiệu đều 
giảm có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Hàm lượng IgG 
tăng có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Miễn dịch đặc hiệu 
đường tiêm đã tác động và làm thay đổi diễn biến cơ 
chế bệnh sinh của viêm mũi dị ứng. 

Từ khóa: Viêm mũi dị ứng 
Summary 
Introduction: allergic rhinitis but  not a  serious  

disease but  manydiseases that affect the quality 
of everyday life. Cotton allergens have been identified 
and characterized allergens are the main reason  
causing allergic rhinitis in some countries in the 
world. Treatment of specific immunetherapy is the 
pathogenetic mechanism, which changes the natural 
process of allergic disease, is effective.  

Subjects and Methods: 43 patients diagnosed with 
 allergic rhinitis identified cotton treated byspecific 
immune subcutaneously, evaluate changes in 
immuneindexes.  

Conclusion: The concentration of total specific IgE 
weresignificantly reduced (p <0.05). IgG levels 
increased significantly (p<0.05). Specific immune 
 injection has impacted and changed the volution of the 
pathogenesis of allergic rhinitis. 

Keywords: allergic rhinitis. 
Mở ĐầU 
Viêm mũi dị ứng tuy không phải là bệnh lý trầm 

trọng nhưng là bệnh gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất 
lượng cuộc sống hàng ngày. Người bệnh thường xuyên 
mệt mỏi, đau đầu, kém tập trung tư tưởng, mất ngủ dẫn 
đến giảm khả năng lao động và học tập. Ngoài ra, nếu 
không được chăm sóc và điều trị kịp thời sẽ xảy ra các 
biến chứng thường gặp như viêm tai thanh dịch, viêm 
xoang, hen phế quản.  

Mặc dù có sự đa dạng về căn nguyên gây dị ứng, 
nhưng dị nguyên bụi bông (DNBB) là nguyên nhân phổ 
biến gây viêm mũi dị ứng. Từ lâu DNBB đã được xác 
định có đặc tính dị nguyên và là nguyên nhân chủ yếu 
gây VMDƯ ở một số nước trên thế giới.  

Có rất nhiều phương pháp được áp dụng trong điều 
trị bệnh VMDƯ, trong đó điều trị miễn dịch đặc hiệu 
(MDĐH) đã được rất nhiều các tác giả trong và ngoài 
nước áp dụng. Đây là phương pháp điều trị theo cơ chế 
bệnh sinh, làm thay đổi quá trình tự nhiên của bệnh dị 
ứng, nó mang lại hiệu quả. 

ở Việt Nam, đã áp dụng điều trị MDĐH bằng đường 
tiêm từ năm 1986. Nhiều báo cáo trong nước đã đề cập 
đến phương pháp điều trị MDĐH bằng đường tiêm dưới 
da, thu được kết quả khả quan cho bệnh nhân.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
43 bệnh nhân được chẩn đoán xác định viêm mũi dị 

ứng do lông vũ được điều trị miễn dịch đặc hiệu đường 
tiêm dưới da. 

* Thời gian: từ 03/2010 đến 12/2012 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp 

theo dõi dọc, tự đối chứng. 
2.2. Phương pháp và kỹ thuật áp dụng trong 

nghiên cứu 
2.2.1. Phác đồ điều trị 
Bảng 1. Phác đồ điều trị MDĐH bằng đường tiêm 

(MD§H – SIT) 
Thời gian tiêm Liều lượng(ml) Nồng độ NU/ml 

Tháng thứ nhất (2 mũi/tuần) 
Tuần 1 
Tuần 2 
Tuần 3 
Tuần 4 

 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

 
10 
10 
10 
10 

Tháng thứ 2 (1 mũi/tuần) 
Tuần 1 
Tuần 2 
Tuần 3 
Tuần 4 

 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

 
100 
100 
100 
100 

Tháng thứ 3 (1mũi/tuần) 
Tuần 1 
Tuần 2 
Tuần 3 
Tuần 4 

 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

 
1000 
1000 
1000 
1000 

Tháng thứ 4 (1mũi/tuần) 0,1- 0,4 10.000 
Tháng thứ 5 (1mũi/tuần) 0,1- 0,4 10.000 
Tháng thứ 6 (1mũi/tuần) 0,1- 0,4 10.000 

Tháng thứ 7 đến tháng thứ 12: 1 
mũi/2tuần hoặc 1 mũi/tháng tuỳ 

theo tiến triển lâm sàng 

Liều duy trì 
0,4 10.000 

Trong quá trình điều trị, chúng tôi theo dõi người 
bệnh và có ghi chép tình trạng diễn biến theo hồ sơ 
của mỗi bệnh nhân. 

2.2.2. Đánh giá thay đổi các xét nghiệm. 
Thời điểm đánh giá là sau 2 năm điều trị liên tục. 
Dựa vào mức độ tiến triển của các xét nghiệm: 
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* Định lượng IgE toàn phần trong huyết thanh 
Kỹ thuật ELISA xét nghiệm IgE trong huyết thanh 

dựa trên nguyên lý bánh kẹp (SANDWICH)  
* Định lượng IgE đặc hiệu trong huyết thanh 

theo phương pháp hóa phát quang 
 Nguyên lý: Các bi polystyren gắn Streptavidin vạn 

năng sẽ kết hợp với các dị nguyên điều chế. Phức hợp 
này sẽ gắn với IgE đặc hiệu trong huyết thanh tạo 
thành phức hợp dị nguyên - IgE đặc hiệu. Sau đó phức 
hợp này sẽ gắn với kháng thể kháng IgE có đánh dấu 
bằng phức hợp Ruthmium-Tris (bipyrridyl) và 
tripolylamin TPA. Sau 2 chu kỳ ủ rửa, phần còn lại của 
phức hợp có gắn chất đánh dấu sẽ được đo hoạt độ 
phát quang. Kết quả sẽ được tính ra đơn vị KU/L sau 
khi đối chiếu với đường cong chuẩn đã được xây dựng 
trước khi chạy mẫu. 

* Định lượng IgG toàn phần trong huyết thanh. 
Nguyên lý: Kháng thể trong huyết thanh cần định 

lượng đóng vai trò như một kháng nguyên sẽ kết hợp 
với các kháng kháng thể tạo thành phức hợp miễn dịch 
KN-KT. Sự kết hợp này tạo thành kết tủa lơ lửng một 
thời gian và người ta đo được bằng phương pháp đo độ 
đục. Nộng độ kháng thể tỷ lệ thuận với độ đục và được 
đối chiếu với một dung dịch chuẩn của kháng thể có 
nồng độ biết trước. 

3. Xử lý số liệu. 
Xử lý số liệu bằng chương trình SPSS 16.0.  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
1. Sự thay đổi hàm lượng IgE toàn phần trước 

và sau điều trị 
Bảng 1. Kết quả hàm lượng IgE toàn phần trước, 

sau điều trị (đơn vị UI/ml) 
Thời điểm Thấp nhất Cao nhất X SD P 

Trước điều trị 179,3 1424,6 659,7 327,6 
Sau điều trị 81,9 813,5 323,4 183,3 

<0,05 

Hàm lượng IgE toàn phần sau điều trị đều giảm có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Trước điều trị hàm lượng IgE thấp nhất là 179.3, 
cao nhất 1424.6, trung bình 659,7 UI/ml. Sau điều trị 
hàm lượng thấp nhất là 81.9, cao nhất 813.5 UI/ml.  

 

 
Biểu đồ 1. Kết quả hàm lượng IgE toàn phần huyết thanh  
 
2. Sự thay đổi hàm lượng IgE đặc hiệu trước và 

sau điều trị 
Bảng 2. Kết quả hàm lượng IgE đặc hiệu (đơn vị 

UI/ml) 
Thời điểm Thấp nhất Cao nhất X SD P 

Trước điều trị 0,45 117,5 33,4 25,1 
Sau điều trị 0,28 50,4 8,3 4,1 

<0,05 

Sau điều trị hàm lượng IgE đặc hiệu đều giảm có ý 
nghĩa thống kê so với trước điều trị (p<0,05). Trước 
điều trị giá trị thấp nhất là 0,45, cao nhất 117,5, trung 
bình 33,4 UI/ml thì sau điều trị các chỉ số này đều giảm 
rõ rệt, tương ứng là 0,28, 50,4, 8,3 UI/ml.  

 

  
 

Biểu đồ 2. Kết quả hàm lượng IgE đặc hiệu trong huyết thanh 
 
3. Sự thay đổi hàm lượng IgG trước, sau điều trị 
Bảng 3. Kết quả hàm lượng IgG (đơn vị mg%) 

Thời điểm Thấp nhất Cao nhất X SD P 
Trước điều trị 798 1274 1009,3 94,6 
Sau điều trị 1186 2405 1872,6 236,1 

<0,05 

Trước điều trị hàm lượng IgG đều thấp hơn so với 
sau điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).  

Hàm lượng thấp nhất là 798 mg%. Sau điều trị tăng 
lên 1186mg% trước điều trị cao nhất 1274mg%, sau 
điều trị tăng tới 2405mg%. 

 

 
Biểu đồ 3. Kết quả hàm lượng IgG toàn phần huyết thanh  

 
Các điểm chấm IgG sau điều trị trong biểu đồ cao 

hơn rất nhiều so với trước điều trị. Giá trị trung bình: 
1872,6 ± 236,1 (mg%) 

Như vậy sau điều trị, hàm lượng IgG toàn phần 
huyết thanh tăng lên so với trước khi điều trị. Sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  

BÀN LUẬN 
Cơ chế miễn dịch của phương pháp điều trị MDĐH 

là ức chế sự tổng hợp kháng thể IgE, giảm sự mẫn cảm 
của tế bào mast và basophil đối với dị nguyên, giảm 
đáp ứng invitro của lympho bào với dị nguyên và hình 
thành kháng thể bao vây có bản chất IgG4. Kháng thể 
bao vây có khả năng cạnh tranh receptor với kháng thể 
IgE trên bề mặt tế bào mast và basophil, có ái lực cao 
với dị nguyên, vì vậy ngăn cản sự kết hợp của kháng 
thể IgE với dị nguyên trên màng tế bào mast. Kết quả 
này dẫn đến sự ức chế giải phóng histamin và các chất 
trung gian hoá học khác từ các tế bào này. Người ta 
còn thấy nồng độ kháng thể bao vây tăng cao phù hợp 
với bệnh cảnh lâm sàng được cải thiện rõ rệt ở những 
người bệnh được điều trị bằng phương pháp MDĐH.  

Bệnh nhân 

UI/ml 
 

Bệnh nhân 

Bệnh nhân 

UI/ml 

mg% 
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Nhiều công trình đã tiến hành định lượng các chất 
trung gian hoá học ở hai nhóm bệnh nhân VMDƯ trong 
đó có một nhóm được điều trị bằng dị nguyên. Kết quả 
thấy nhóm điều trị bằng dị nguyên nồng độ histamin và 
prostaglandin E2 giảm rõ rệt so với nhóm không điều 
trị bằng dị nguyên. Các thực nghiệm được tiến hành 
cũng cho thấy kháng thể bao vây (IgG4) được tạo ra 
sau khi điều trị bằng dị nguyên, có khả năng ức chế 
các hiện tượng viêm trong VMDƯ. 

Nghiên cứu được áp dụng cho bệnh nhân VMDƯ 
do dị nguyên bụi bông. Đặc biệt dựa trên sự lượng giá 
mức độ nặng nhẹ của từng triệu chứng cho phép phân 
tích so sánh sự thay đổi của từng triệu chứng trên bệnh 
nhân trước và sau điều trị bằng phương pháp MDĐH 
đường dưới lưỡi. 

Nhóm các bệnh nhân dị ứng atopy (Hen phế quản, 
VMDƯ, mày đay, phù Quincke, viêm da dị ứng, dị ứng 
thuốc…) thường có nồng độ IgE toàn phần tăng cao, 
đôi khi rất cao. Cùng với sự tăng nồng độ IgE toàn 
phần thì có một số lượng IgE đặc hiệu, các kháng thể 
này kết hợp với dị nguyên phù hợp. Trong điều trị 
MDĐH, nồng độ IgG cũng tăng cao sau điều trị, nhất là 
IgG4. 

Kết quả định lượng nồng độ các kháng thể IgE, IgG 
trước và sau điều trị MDĐH một lần nữa chứng minh 
cho nhận định trên. 

Bên cạnh sự giảm hàm lượng IgE chúng ta thấy 
sau điều trị thì hàm lượng IgG tăng lên. Nghiên cứu của 
chúng tôi, trước điều trị hàm lượng IgG trung bình là 
1009,3 ± 94,6 (mg%), còn sau điều trị là 1872,6 ± 
236,1 (mg%). IgG tăng lên sau điều trị có ý nghĩa 
thống kê. Sự tăng lên của hàm lượng IgG cùng với sự 
giảm xuống của IgE sau điều trị so với trước điều trị 
chứng tỏ đáp ứng miễn dịch thay đổi, thể hiện bằng 
chỗ các test lẩy da, test kích thích mũi, giảm hẳn mức 
độ dương tính. Tất cả những thay đổi này phù hợp với 
việc các triệu chứng lâm sàng tốt lên sau điều trị. 

So sánh sự thay đổi IgE và IgG của chúng tôi với 
nghiên cứu của tác giả trong và ngoài nước cho thấy 
mức độ giảm IgE và mức độ tăng IgG của chúng tôi 
cũng tương đương. Điều này chứng tỏ sự thay đổi đáp  

ứng miễn dịch bởi dị nguyên bụi bông do khoa Dị 
nguyên Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương điều chế 
trong nghiên cứu của chúng tôi là tốt như dị nguyên 
của nước ngoài. 

KẾT LUẬN 
Trên 43 bệnh nhân được điều trị miễn dịch đặc hiệu 

đường tiêm cho thấy  
+ Hàm lượng IgG tăng có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). 
+ Hàm lượng IgE toàn phần và đặc hiệu giảm có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). 
Như vậy miễn dịch đặc hiệu đường tiêm đã tác 

động và làm thay đổi diễn biến cơ chế bệnh sinh của 
viêm mũi dị ứng do dị nguyên bụi bông. Kết quả điều trị 
của phương pháp này là người bệnh giảm hoặc hết các 
triệu chứng dị ứng trong thời gian dài và tạo ra kháng 
thể bao vây (blocking antibody). Phương pháp điều trị 
được áp dụng khi đã phát hiện được dị nguyên gây 
bệnh và dị nguyên này thường xuyên ảnh hưởng đến 
diễn biến của bệnh. MDĐH được tiến hành khi không 
thể loại bỏ dị nguyên hoặc không thể cách ly người 
bệnh với dị nguyên.  
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NHẬN XÉT ĐặC ĐIỂM LÂM SÀNG, Xquang và đánh giá kết quả  
điều trị RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH, NGẦM Và các yếu tố liên quan 
TẠI ĐƠN NGUYÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ RĂNG HÀM MẶT BỆNH VIỆN THANH NHÀN 

 
Phạm Cao Phong 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Răng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm là tình trạng 

bệnh lý thường gặp trong chuyên ngành răng hàm 
mặt. Những biến chứng do răng này gây ra ảnh 
hưởng nhiều đến sức khỏe của bệnh nhân như viêm 
quanh thân răng, khít hàm, sâu mặt xa răng số 7, 
viêm tủy,… 

 Theo nghiên cứu của Archer, Parant tỷ lệ số 
thanh niên Mỹ, Pháp có răng khôn hàm dưới mọc 
lệch ngầm khoảng 10-20%. ở Việt Nam tỷ lệ này cao 

hơn, theo điều tra Phạm Như Hải trên 2200 sinh viên 
lứa tuổi 18-25 tỷ lệ này là 22,8%.  

Tuy nhiên, những nghiên cứu về đặc điểm răng 
khôn hàm dưới mọc lệch ngầm ở Việt Nam vẫn chưa 
có nhiều. Chính vì vậy, nhằm nâng cao hiểu biết về 
đặc điểm các dạng răng khôn hàm dưới mọc lệch 
ngầm và hiệu quả điều trị, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài: “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang và 
đánh giá kết quả điều trị răng khôn hàm dưới mọc lệch 
ngầm và các yếu tố liên quan” với các mục tiêu sau: 
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Mô tả đặc điểm lâm sàng, Xquang Răng khôn hàm 
dưới mọc lệch, ngầm; Đánh giá kết quả điểu trị Răng 
khôn hàm dưới mọc lệch  ngầm và các yếu tố liên quan 
đến kết quả điềut trị. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu. 
Gồm tất cả những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, có 

răng 8 hàm dưới mọc lệch, ngầm được khám và điều trị 
tại đơn nguyên điều trị ngoại trú Răng Hàm Mặt Bệnh 
viện Thanh Nhàn. 

Thời gian nghiên cứu từ tháng 12/2011-6/2012. 
Số lượng 32 bệnh nhân. 
Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 

mô tả. 
Quy trình nghiên cứu. Khám và thu thập thông tin 

theo mẫu 
 Xử lý số liệu: Theo phương pháp thống kê y học, 

xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm lâm sàng RKHD mọc lệch ngầm 
1.1. Phân bố bệnh nhân theo  nhóm tuổi và giới. 

00

39.7%60.3 %

Nam

Nữ

 
Biểu đồ 1. Phân bố bệnh nhân theo giới 

Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy 
nhóm tuổi >40 chiếm tỷ lệ cao nhất 15/32(46,8%),  

1.2. Phân bố bệnh nhân theo  nhóm tuổi và 
bệnh đái tháo đường. 

Bảng 2: Phân bố bệnh nhân theo tuổi và bệnh đái  
tháo đường đường 

Giới 
Tuổi 

Đái tháo 
đường Không đái tháo đường Tổng 

18-25 0 8 8 
26-40 0 9 9 
>40 5 10 15 

Tổng số 5 27 32 
Nhận xét: Tất cả các bệnh nhân bi đái tháo đường 

đều nằm ở nhóm tuổi >40. 
2. Đặc điểm x Quang RKHD mọc lệch ngầm. 
2.1.Tư thế RKHD mọc lệch, ngầm 
Bảng 3: Tư thế RKHD mọc lệch, ngầm 

Tư thế Số lượng Tỷ lệ (%) 
Lệch gần 22 68,7 
Lệch xa 2 6,3 
Lệch má 6 18,6 
Lệch lưỡi 0 0 

Ngầm thẳng đứng 1 3,2 
Ngầm ngang 1 3,2 
Ngầm ngược 0 0 
Răng lạc chỗ 0 0 

Tổng 32 100% 
Nhận xét: Răng khôn hàm dưới mọc lệch gần 

chiếm tỷ lệ cao nhất 68,7 %. 

2.2.Chỉ số khó nhổ. 
Bảng 4: Chỉ số khó nhổ 

Chỉ số khó nhổ Số lượng Tỷ lệ (%) 
ít khó 7 21,8 

Khó trung bình 22 68,8 
Rất khó 3 9,4 
Tổng số 32 100% 

Nhận xét: Số BN có chỉ số khó nhổ ít và trung 
chiếm 90,6% 

3. Đánh giá kết quả điều trị RKHD mọc lệch, 
ngầm và các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. 

Phẫu thuật RKHD mọc lệch, ngầm . 
Bảng 5: Các kỹ thuật phẫu thuËtRKHD mọc lệch, 

ngầm . 
Kỹ thuật Số lượng Tỷ lệ % 
Tạo vạt 6 22,2 

Tạo vạt, cắt điểm kẹt 16 59,2 
Mở xương, cắt thân răng 3 11,1 

Mở xương, cắt thân răng, chia chân 2 7,5 
Tổng 27 100 

Nhận xét: Như vậy hầu hết các trường hợp phẫu 
thuật chỉ cần tạo vạt và cắt điểm kẹt chiếm (59,2%). 

Kết LUẬN 
1. Đặc điểm lâm sàng RKHD mọc lệch ngầm 
Phân bố bệnh nhân theo  nhóm tuổi và giới. 
Tuổi >40 chiếm tỷ lệ cao nhất 46,8%, thấp nhất là 

nhóm tuổi 18-25 chiếm 25%. 
Lý do đến khám: do đau nhức chiếm tỷ lệ rất 

cao(87,5%). 
2. Đặc điểm x Quang RKHD mọc lệch ngầm. 
Răng khôn hàm dưới mọc lệch gần chiếm tỷ lệ cao 

nhất 68,7%, tiếp theo là răng khôn hàm dưới mọc lệch 
má chiếm 18,6%, các tư thế khác ít gặp hơn. 

Số BN có chỉ số khó nhổ ít và trung chiếm 90,6% 
và chỉ có 9,4% có chỉ số rất khó,  

3. Kết quả điều trị RKHD mọc lệch, ngầm và các 
yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. 

Hầu hết các trường hợp phẫu thuật chỉ cần tạo vạt 
và cắt điểm kẹt chiếm (59,2%).  

Thời gian phẫu thuật <60 phút chiếm 81,4% 
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PHẪU THUẬT LÀM CỨNG KHỚP BẰNG NẸP VÍT CUỐNG CUNG  
TRONG GÃY CỘT SỐNG THẮT LƯNG DO CHẤN THƯƠNG 

 
Lê Đoàn Khắc Di - Bệnh viện Chợ Rẫy  

TÓM TẮT 
Qua nghiên cứu điều trị phẫu thuật 59 trường hợp 

gãy cột sống thắt lưng (CSTL) bằng phương pháp làm 
cứng khớp với nẹp vít cuống cung tại BVCR, từ tháng 
01 đến tháng 12 năm 2002, chúng tôi thấy: 

Phẫu thuật có khả năng nắn chỉnh tốt các loại di 
lệch trước sau (22%/4,9%), di lệch bên (17,9%/1,5%), 
khôi phục lại chiều cao thân sống (27,7mm ± 4,1 và 
28,75 ± 3,4), cải thiện rõ ràng góc gù vùng (hồi phục 
đối với các loại gãy nói chung là: 74,6%, lún nhiều 
mảnh: 73% và gãy trật: 77%, gù thân đốt: 37%). Do 
kết quả nắn chỉnh trên, khả năng giải ép là rõ ràng đặc 
biệt là khôi phục lại kích thước của ống sống và do đó 
có ý nghĩa giải phóng thần kinh. 

Ngoài kết quả và ưu điểm trên, hệ thống nẹp vít 
cuống cung chưa tạo nên lực căng dãn cần thiết nhằm 
khôi phục độ cong sinh lý của CSTL (có ý nghĩa nắn 
chỉnh trong một số loại gãy) và do mổ vào lối sau nên 
không khắc phục được tổn thương có khuyết xương. 

Từ khóa: cột sống thắt lưng, nẹp vít cuống cung. 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
Trong vòng 15 năm trở lại đây việc điều trị gãy cột 

sống do chấn thương ở nước ta đã có rất nhiều tiến bộ 
nhờ áp dụng kỹ thuật làm cứng khớp. Nếu như trước 
đây, việc điều trị gãy cột sống là nằm bất động, bó bột 
hay “cắt bảng sống” giải ép dễ dẫn tới các biến chứng 
của người nằm lâu do liệt không 

hồi phục thì với phương pháp cố định trong có thể 
giải quyết “vấn nạn“ trên tương đối đơn giản, góp phần 
tạo điều kiện hồi phục thần kinh đưa người bệnh trở về 
hòa nhập với gia đình và xã hội trong nhiều trường hợp. 

Cột sống bị thương tổn dẫn tới sự mất vững, nghĩa 
là khả năng chịu tải trọng và bảo vệ các cấu trúc thần 
kinh bên trong của nó giảm hay mất đi. Theo quan 
niệm của Denis cột sống gồm ba cột chịu lực là cơ sở 
của sự vững chắc. Cột trước gồm dây chằng dọc trước, 
nửa trước thân sống và đĩa đệm. Cột giữa là nửa sau 
thân sống và đĩa đệm, dây chằng dọc sau. Cột sau 
gồm các cấu trúc phía sau dây dọc sau: bản sống, 
chân cung, khối khớp bên mỏm gai và các dây chằng. 
Trong hệ thống này, cột giữa có vai trò quan trọng 
nhất trong sự vững của cột sống. Ngoài ra, bản thân 
thân sống là một cấu trúc chịu lực bao gồm hai tấm 
cùng bằng sụn ở mặt trên và dưới chung quanh thân 
là lớp xương vỏ, ở giữa là xương xốp, thành phần này 
làm giảm khả năng chịu tải do mật độ của xương 
thấp. Giữa hai thân sống lá đĩa đệm. Khi cột sống bị 
chấn thương, khả năng chịu tải của nó bị ảnh hưởng 
thì mục đích của phẫu thuật làm cứng là làm tăng khả 
năng chịu tải và hạn chế chuyển động của đoạn bị 
tổn thương. 

Dựa trên khái niệm ba cột, Denis cũng đã xây bảng 
phân loại trong gãy CSTL gồm: gãy lún, gãy nhiều 
mảnh, gãy dây đai và gãy trật [2]. Trên cơ sở này, các 
tác giả đã phân loại độ vững của cột sống bị gãy sau 

chấn thương: gãy vững (gãy không làm mất khả năng 
chịu tải, không gây tổn thương thần kinh), gãy không 
vững cơ học (cột sống mất khả năng chịu tải, gãy hai 
trong ba cột của Denis), gãy không vững thần kinh 
(gãy có thương tổn thần kinh, biểu hiện bằng các dấu 
thần kinh dưới nơi tổn thương) và gãy không vững thần 
kinh cơ học (cột sống mất khả năng chịu tải và có 
thương tổn thần kinh) [2], [3]. 

Đối với bệnh lý chấn thương, do cấu trúc đặc thù về 
giải phẫu và chức năng mà cột sống cổ và thắt lưng 
(trong đó có đoạn chuyển tiếp lưng – thắt lưng) hay bị 
tổn thương nhất. Vì vậy trong nghiên cứu này chúng tôi 
tìm hiểu khả năng nắn chỉnh và giải ép, một số ưu và 
nhược điểm của phương pháp nẹp vít cuống cung tại 
cột sống thắt lưng (CSTL) được áp dụng tại bệnh viện 
Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh (BVCR). 

TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Trong thời gian từ 01/01/2002 đến 30/12/2002 có 

59 bệnh nhân bị gãy cột sống thắt lưng được mổ làm 
cứng khớp theo phương pháp nẹp vít chân cung tại 
khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy. 

KẾT QUẢ 
Giới: Nam 49 Nữ 10. Tỉ lệ Nam: Nữ là 5: 1 
Tuổi: Tuổi trung bình 35,2±13,1, lớn nhất là 71, nhỏ 

nhất 17, phân bố các nhóm tuổi như sau: 
≤ 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 

7 18 16 11 7 
 
Nguyên nhân tai nạn 
Có 3 nhóm: 
Tai nạn giao thông 25 (42,3%) 
Tai nạn sinh hoạt 25 (42,3%) 
Tai nạn giao thông 9 (15,3%) 
Nguyên nhân chấn thương: 
Có hai nguyên nhân chính: té cao và vật nặng đè, 

ngoài ra còn có sang chấn trực tiếp. 
a. Té cao: gặp trong sinh hoạt như té giếng, té giàn 

giáo, té cây, gặp trong 31 trường hợp chiếm tỉ lệ 
52,5%. 

b. Vật nặng đè: trong các trường hợp chấn thương do 
xe đè, lở đất, gỗ đè có 16 trường hợp chiếm tỉ lệ 27%. 

c. Sang chấn trực tiếp: bị xe đụng, bị đánh có 12 
trường hợp chiếm tỉ lệ 20%. 

Thương tổn thần kinh 
Trong 59 trường hợp đã được chỉ định mổ có 24 

trường hợp tổn thương tủy hoàn toàn chiếm tỉ lệ 40%. 
19 trường hợp tổn thương tủy không hoàn toàn biểu 

hiện bằng yếu, rối loạn cảm giác dưới nơi tổn thương 
chiếm tỉ lệ 33%. 

16 trường hợp không tổn thương tủy, bệnh nhân 
vận động và cảm giác bình thường dưới nơi tổn thương 
chiếm tỉ lệ 27%. 
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Thời gian từ lúc bị chấn thương đến lúc mổ:  
Trung bình là 3 ngày. 
Mổ sớm nhất là 3 giờ. 
Mổ muộn nhất là 32 ngày. 
Thời gian trung bình từ lúc mổ đến lúc chuyển 

viện: là 3,5 ± 3,2 ngày. 
Sớm nhất là 1 ngày, muộn nhất là 23 ngày. 
Số bệnh nhân có các tổn thương phối hợp là 14 

trường hợp chiếm tỉ lệ 23%. 
Chủ yến là vỡ gan, lách, tràn máu màng phổi, vỡ 

thận, các thương tổn này làm tăng thời gian từ lúc nhập 
viện đến lúc được mổ và thời gian từ lúc mổ đến lúc 
xuất viện. 

Thời gian mổ trung bình: là 2 giờ (120,6’ ± 39’) 
Lượng máu truyền 
Chỉ có 5 bệnh nhân cần phải truyền máu nhiều 

nhất là 2 đơn vị, ít nhất là 1 đơn vị. 
Bảng thời gian điều trị 

Thời gian Tối thiểu Tối đa Trung bình 
Chấn thương → mổ 3 giờ 32 ngày 3 ngày 
Đặc điểm thương tổn trên X quang: 
Phân loại gãy: 
Gãy trật 35 trường hợp chiếm tỉ lệ 59%. 
Gãy nhiều mảnh 24 trường hợp chiếm tỉ lệ 41%. 
Không thấy thương tổn dạng cúi căng. 
Phân bố vị trí các lọai gãy dây đai: 
Gãy trật: 
- L1L2: 28 trường hợp. 
- L2L3: 5 trường hợp. 
- L3L4: 2 trường hợp. 
Gãy lún nhiều mảnh: phân bố như sau: 
- L1: 14 trường hợp. 
- L2: 8 trường hợp. 
- L3: 2 trường hợp. 
Đánh giá mức độ di lệch trước - sau và sang 

bên giữa trước mổ và sau mổ 
Đối với các trường hợp gãy trật mà thân sống trượt 

ra trước, sau hay sang bên, chúng tôi đo mức độ di 
lệch sang bên hay di lệch trước sau và so sách kích 
thước di lệch với kích thước thân sống để đánh giá 
phần trăm di lệch. 

Loại di lệch Trước mổ Sau mổ 
Di lệch trước sau 22% 4,9% 

Di lệch bên 17,9% 1,5% 
Đối với các trường hợp gãy trật chỉ có di lệch bên, tỉ 

lệ di lệch ở bảng trên chỉ tính cho các trường hợp có di 
lệch bên chứ không gộp chung cho tất cả các trường 
hợp gãy trật. 

Đối với gãy lún nhiều mảnh, chúng tôi đo chiều cao 
thân sống bị tổn thương trước và sau mổ, chiều cao 
này tính riêng thành trước và thành sau: 

Chiều cao thành trước thân sống trung bình trước 
và sau mổ: 

Trước mổ Sau mổ 
17,7 mm ± 5,2 21,4 mm ± 4,1 

 
Chiều cao thành sau thân sống trung bình trước và 

sau mổ: 
Trước mổ Sau mổ 

27,7 mm ± 2,1 28,75 mm ± 3,4 

Góc gù vùng và góc thân đốt trước và sau mổ: 
Đánh giá chung với tất cả các loại gãy và riêng từng 

loại gãy. 
Chúng tôi đo góc gù của thân sống và góc gù vùng 

trước và sau mổ rồi so sánh để đánh giá khả năng hồi 
phục góc gù sau khi phẫu thuật. 

Góc gù vùng trước và sau mổ. 
Loại gãy Trước mổ Sau mổ Hồi phục 
Chung 22,1 5,6 74,6% 

Lún nhiều mảnh 19,3 5,2 73% 
Gãy trật 24,3 5,6 77% 

 
Trong gãy lún nhiều mảnh chúng tôi còn đo thêm 

góc gù thân đốt. 
Góc gù thân đốt trước và sau mổ. 

Loại gãy Trước mổ Sau mổ Hồi phục 
Lún nhiều mảnh 20,3 12,8 37% 

 
BÀN LUẬN 
Một số đặc điểm của người bệnh bị gãy CSTL 

trong nghiên cứu này 
Cũng như các nghiên cứu khác, phái nam luôn 

chiếm ưu thế (79,6%) trong gãy CSTL do chấn thương 
bởi vì những nghề nặng nhọc có nguy cơ cao như thợ 
hồ, đào giếng thường do đàn ông đảm nhận [1]. 

Nguyên nhân chính gây chấn thương là tai nạn lao 
động (42,3%), tai nạn giao thông (15,3%). So với 
nghiên cứu của Roycamille thì tai nạn giao thông 
chiếm tới 47,2%, cho thấy rõ ràng yếu tố xã hội ảnh 
hưởng tới cơ cấu bệnh tật [4]. 

Mức độ thương tổn thần kinh của chúng tôi là 
72,2% gồm thương tổn tủy hoàn toàn hay một phần. 
Như vậy có 27,8% trường hợp có gãy CSTL không 
vừng nhưng không có thương tổn thần kinh. Điều này 
cho thấy việc làm cứng khớp ngoài ý nghĩa giải phóng 
chèn ép đối với các trường hợp có thương tổn tủy, phẫu 
thuật làm cứng khớp còn có ý nghĩa đề phòng các 
thương tổn tuỷ thứ phát ở người bệnh có gãy CSTL cơ 
học. Riêng việc theo dõi mức độ phục hồi thần kinh 
sau phẫu thuật theo ý nghĩa giải ép cần theo dõi nhiều 
năm mới có kết quả chính xác được. 

Về nguyên tắc gãy cột sống nếu có chỉ định thì phải 
mổ cấp cứu. Trong thực tế tại BVCR chúng tôi tiến 
hành như vậy. Vì vậy chúng tôi có người bệnh được mổ 
ở giờ thứ 3 sau chấn thương. Tuy nhiên cũng có người 
được mổ ở ngày thứ 32 do từ nơi xa chuyển tới. Nếu 
người bệnh có các thương tổn khác đe doạ đến tính 
mạng kèm theo kèm theo như chảy máu trong ổ bụng 
do vỡ tạng hay tràn máu màng phổi... thì phải xử trí 
trước khi can thiệp vào cột sống. 

X quang trong chẩn đoán và kiểm tra theo dõi 
sau mổ. 

Trên phim X quang trước mổ chúng tôi có thể phân 
loại gãy theo Denis. Đó là gãy trật (59%), gãy lún 
nhiều mảnh (41%). Không có gãy dây đai do không có 
trường hợp nào nạn nhân là người đi trên xe ô tô bị tai 
nạn khi đang ở tốc độ cao. Mặt khác loại gãy này 
thường xảy ra ở cột sống cổ hơn là CSTL. Trên 50% 
các loại gãy trên có thương tổn thần kinh. 
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Vị trí gãy là các đốt sống L1, L2, các đốt thấp bị ít 
hơn vì đây là vùng bản lề chịu lực và nhiều tác động 
khác khi chấn thương xảy ra.Nghiên cứu của các tác 
giả khác cũng cho kết quả tương tự [2], [3]. 

Chúng tôi thực hiện nắn chỉnh trước và bằng nẹp vít 
cố định làm cứng. Các loại di lệch khác nhau sẽ cho 
kết quả khác nhau thể hiện trên phim trước và sau mổ. 
Đối với di lệch trước sau, di lệch trung bình giảm từ 
22% xuống 4,9%. Di lệch bên, từ 17,9% xuống 1,5%. 
Đây là kết quả ưu điểm của phương pháp làm cứng 
phía sau. Đối với góc gù thân đốt phục hồi chung là 
37% thấp hơn nghiên cứu của một tác giả khác (65%) 
nhưng ở đây chúng tôi chỉ tính riêng cho nhóm gãy lún 
nhiều mảnh [2]. 

Cải thiện chiều cao thân sống không nhiều (thân 
sống trước 17,7mm trước mổ và 21,4mm sau mổ; thân 
sống sau 27,7mm trước mổ và 28,7mm sau mổ) và 
chính là nhược điểm của phương pháp làm cứng phía 
sau, nắn chỉnh và cố định bằng nẹp vít và lấy chân 
cung là điểm tựa chủ yếu. 

Nắn chỉnh góc gù vùng cho kết quả cải thiện rõ 
ràng (74,6%) so với một tác giả khác trong nước 
(51%). Khi bắt vít vào chân cung, nếu vít được đặt 
đúng nó sẽ vuông góc với bản sống, như vậy nẹp sẽ 
áp sát và song song với bản, do đó trục của đoạn cột 
sống được bắt vít sẽ là trục của nẹp. Do CSTL có độ 
cong sinh lý ưỡn ra trước nên nẹp cũng phải có độ 
cong tương ứng. Có thể nói việc nắn chỉnh độ gù phụ 
thuộc vào: chiều cong của nẹp sao cho tương ứng với 
độ cong sinh lý của đoạn CSTL được cố định, vít bắt 
vào theo đúng trục của chân cung. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi mổ theo phương 
pháp nẹp vít chân cung Roycamille [4]. Qua quá trình 
thực hiện phẫu thuật chúng tôi thấy phương pháp có ưu 
điểm như: làm vững cột sống củng cố khả năng chịu 
lực, bất động vững chắc đoạn CSTL cần cố định và có 
thể áp dụng tương đối rộng rãi trong thực hành. Tuy 
nhiên cũng có một số nhược điểm cần lưu ý: cách cố 
định này không tạo được lực giãn căng nên không nắn 
lại được các mảnh xương lồi vào trong ống sống gây 
chèn ép thần kinh, khả năng phục hồi chiều cao thân 
sống kém cũng như chống lại lực căng giãn kém. Khi 
có gãy lún nhiều mảnh, khó có thể nắn hoàn chỉnh để 
phục hồi chiều cao thân sống, dẫn đến thiếu xương và 
gù thứ phát. Từ đó chúng tôi thấy nên ghép xương kết 
hợp với làm cứng. Nếu gãy lún nhiều mảnh có có xẹp 
thân sống nhiều cần mổ phối hợp hai đường: lối sau để 
giải ép và làm cứng, lối trước để ghép xương hoặc giải 
ép trực tiếp sau đó nẹp vít thân sống để cố định. Cần 
mổ hai đường vì trong gãy lún nhiều mảnh 

có mất xương nên bất động khó vững chắc, dẫn đến 
thân sống lún lại sau mổ. Trong gãy lún nhiều mảnh 
sau khi cắt bản sống cần kéo và nâng hai chân lên cao 
để chỉnh gù thân sống. Sau mổ cho người bệnh dùng 
áo nẹp trong vòng ba tháng. 

Qua 59 trường hợp phẫu thuật chúng tôi thấy chỉ 
định mổ khi: CSTKL gãy lún nhiều mảnh, tường sau 
của thân sống di lệch gây chèn ép màng cứng; gãy trật 
làm biến dạng cột sống và gãy có thương tổn thần kinh 
không hoàn toàn. Mặt khác nếu trong quá trình điều trị 
nội khoa gù CSTL tiến triển hay các chức năng thần 
kinh xấu đi thì phải mổ và khi có chỉ định thì phải mổ 
càng sớm càng tốt. 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu điều trị phẫu thuật 59 trường hợp 

gãy CSTL bằng phương pháp làm cứng khớp với nẹp 
vít cuống cung tại BVCR từ tháng 01 đến tháng 12 
năm 2002 chúng tôi thấy: 

Phẫu thuật có khả năng nắn chỉnh tốt các loại di 
lệch trước sau (22%/4,9%), di lệch bên (17,9%/1,5%), 
khôi phục lại chiều cao thân sống (27,7mm ± 4,1 và 
28,75 ± 3,4), cải thiện rõ ràng góc gù vùng (hồi phục 
đối với các loại gãy nói chung là: 74,6%, lún nhiều 
mảnh: 73% và gãy trật: 77%, gù thân đốt: 37%). Do 
kết quả nắn chỉnh trên, khả năng giải ép là rõ ràng đặc 
biệt là khôi phục lại kích thước của ống sống do đó có 
ý nghĩa giải phóng thần kinh. 

Ngoài kết quả và ưu điểm trên, hệ thống nẹp vít 
chân cung chưa tạo nên lực căng dãn cần thiết nhằm 
khôi phục độ cong sinh lý của CSTL (có ý nghĩa nắn 
chỉnh trong một số loại gãy) và do mổ vào lối sau nên 
không khắc phục được tổn thương có khuyết xương. 
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VỠ TÚI ĐỘN NGỰC: LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN CỘNG HƯỞNG TỪ 

 
NGUYỄN HỒNG HÀ 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm đầu của thế kỷ 20, rất nhiều các 

kỹ thuật với các chất liệu khác nhau đã được sử dụng 
làm tăng thể tích vú, nó bao gồm sử dụng túi độn 
polyvinyl, tiêm paraffin hoặc silicone tự do trực tiếp vào 

ngực. Tất cả các kỹ thuật và chất liệu trên đều có 
những nhược điểm đáng kể nên hầu như đã bị cấm 
không còn được sử dụng. Túi độn ngực gel silicone (túi 
gel) đã có mặt trên thị trường Mỹ từ năm 1962. Đến 
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năm 1976 túi gel đã được tổ chức quản lý thực phẩm 
và thuốc Hoa kỳ (FDA) cho phép lưu hành và xếp loại 
vào nhóm vật tư y tế. Vào năm 1992 FDA đã ra quy 
định hạn chế sử dụng túi gel trong phẫu thuật thẩm mỹ 
nhưng vẫn cho phép trong một số trường hợp cần thiết, 
ví dụ như trên những bệnh nhân cắt bỏ vú do ung thư. 
Túi độn ngực nước biển đã thay thế túi gel và trở thành 
loại túi ngực phổ biến trong nhiều năm tại Mỹ. Đến 
năm 2006 sau rất nhiều các nghiên cứu quy mô lớn 
FDA đã nhận thấy sự an toàn của túi gel và cho phép 
sử dụng lại nó cả với mục đích thẩm mỹ và tạo hình. Từ 
đó đến việc sử dụng túi gel tăng lên nhanh chóng và 
càng ngày càng trở nên phổ biến [1], [2], [3], [6].  

Cùng với thời gian số lượng bệnh nhân đặt túi ngực 
ngày càng tăng. Ước tính có đến 6 triệu phụ nữ Mỹ đặt 
túi ngực tức là tương đương 5% phụ nữ ở lứa tuổi 
trưởng thành. Theo thống kê của Hội phẫu thuật Tạo 
hình Hoa kỳ, trong năn 2008 có khoảng 307.000 chị 
em đặt túi ngực vì lý do thẩm mỹ  và 100.000 bệnh 
nhân tạo hình ngực sau cắt bỏ do ung thư. Con số này 
chưa tính đến các phẫu thuật đặt túi được thực hiện bởi 
các phẫu thuật viên không chuyên khoa như các phẫu 
thuật viên Tai Mũi Họng, Da liễu, Ngoại chung. Hiện 
vẫn chưa có những con số chính xác về tỉ lệ vỡ túi 
ngực. Theo nghiên cứu của Nelson trong vòng 5 năm 
trên 114.617 ngực có đặt túi , tỉ lệ vỡ túi là 1%. Tuy 
nhiên các triệu chứng về vỡ túi nhiều khi rất mờ nhạt 
dẫn đến hay bị bỏ sót. Nghiên cứu Holmich ở Đan 
mạch nhận thấy tỉ lệ vỡ túi trên bệnh nhân được chụp 
cộng hưởng từ ngẫu nhiên là 26% với thời gian trung 
bình là 12 năm và nghiên cứu của Brown tại Alabama, 
Hoa kỳ là 55% trong 16,4 năm [3]. Thời gian sử dụng 
càng lâu thì tỉ lệ vỡ túi càng tăng. Chính vì vậy hầu hết 
tất cả các hãng sản xuất đều khuyến cáo bệnh nhân 
nên thay túi ngực sau 10-15 năm . 

Theo báo cáo của các nhà phân phối sản phẩm, thị 
trường túi ngực tại các nước châu á trong những năm 
gần đây trở nên rất sôi động, với mức tăng trưởng cao 
hơn hẳn các nước Âu, Mỹ. Trong đó thị trường Việt 
Nam cũng không kém phần nhộn nhịp, số lượng túi gel 
tiêu thụ tại nước ta đã đạt con số nhất nhì Đông Nam 
¸, tương đương với Thailand. Tuy các loại túi có khác 
nhau về chất lượng, độ bền, nguồn gốc xuất sứ nhưng 
điều chắc chắn là tất cả các túi ngực đều có nguy cơ 
vỡ, xẹp. Với cơn khủng hoảng túi ngực P.I.P vừa qua 
nhu cầu được theo dõi, kiểm tra, chẩn đoán sự nguyên 
vẹn của túi ngực ngày càng trở nên bức thiết. Việc 
chẩn đoán có vỡ  hay không vỡ túi gel rất quan trọng 
đối với cả bác sỹ và bệnh nhân, nó giúp cho các phẫu 
thuật viên có được quyết định rõ ràng về thái độ xử trí 
và bệnh nhân có được sự thoải mái yên ổn về đầu óc. 
Khả năng đánh giá chính xác bằng chẩn đoán hình 
ảnh (nhất là chụp cộng hưởn từ: MRI) là rất quan trọng 
vì các thăm khám lâm sàng thường không đặc hiệu. 
Mục đích bài báo này là mô tả đặc điểm lâm sàng và 
các hình thái vỡ túi gel, trang bị một số kiến thức sơ bộ 
về cộng hưởng từ với mong muốn giúp cho các phẫu 
thuật viên tạo hình có thể theo dõi, hướng dẫn, động 
viên bệnh nhân tốt hơn. 

CÁC GIAI ĐOẠN VÀ DẤU HIỆU LÂM SÀNG  
Vỡ túi gel được chia thành 3 giai đoạn: 
Gđ 1: Vỡ túi dưới bao xơ: Vỡ vỏ túi, vỏ xơ xung 

quanh còn nguyên vẹn. Thường xuất hiện tự nhiên 
không rõ nguyên nhân, chất gel rò rỉ ra khỏi vỏ túi tiếp 
xúc với vỏ xơ. Nó có thể gây kích thích hệ thống liên 
võng nội mô gây ra hiện tượng bao xơ co thắt. Ngoài ra 
phần rất lỏng của gel có thể di chuyển xa, sau đó bị 
giữ lại trong hệ thống hạch lympho gây ra hiện tượng 
viêm hạch ngoại biên. Giai đoạn này tiềm ẩn nguy cơ 
vỡ túi ngoài bao nhất là khi có chấn thương hoặc bị 
bóp mạnh trong lúc điều trị bao xơ co thắt. Do đó cần 
hết sức thận trọng trong xử lý bao xơ co thắt, cần kiểm 
tra tình trạng nguyên vẹn của túi bằng các biện pháp 
CĐHA trước và sau khi làm thủ thuật.  

Gđ 2: Vỡ túi ngoài bao: Vỡ cả túi và bao xơ, silicone 
thoát ra ngoài nhưng vẫn ở ngực. Thường xảy ra sau 
chấn thương, mức độ lan tỏa của gel chạy ra xung 
quanh nhiều ít phụ thuộc mức độ Cohesive. 

Gđ 3: gel di chuyển xa ra ngoài vú: hiện tượng này 
hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Silicone có thể di 
chuyển xuống bụng, hõm ức, hay di chuyển lên nách 
rồi theo các vách gian cơ xuống tận khủy và cổ tay, có 
trường hợp chảy silicone ra từ đầu ngực. Mặc dù rất 
hiếm nhưng có tác giả đã thông báo tìm thấy các hạt 
silicone trong nhu mô gan. 

Về triệu chứng lâm sàng: giai đoạn 1 thường không 
rõ ràng. Nó thường được phát hiện trong mổ. Người ta 
nghi ngờ vỡ túi dưới bao xơ khi có các hiện tượng sau: 
xuất hiện bao xơ co thắt nặng, độ IV ở giai đoạn muộn 
sau khi đặt túi, xuất hiện hạch nách bất thường hoặc 
sau một chấn thương mạnh. 

ở giai đoạn 2 và 3, ngoài các triệu chứng gợi ý 
giống ở giai đoạn 1, người ta có thể nhận thấy hiện 
tượng thay đổi hình dạng, thể tích ngực. Sờ thấy u 
cục hay khối bất thường xung quanh túi. Đôi khi có 
thể có hiện tượng viêm phản ứng ở vùng xương ức, 
bụng trên, hõm nách hay cánh tay cùng bên. Hãn 
hữu có thể xuất hiện chảy gel silicone qua đầu ngực 
hoặc viêm dò ra da [7]. 

CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM CHẨN ĐOÁN 
HÌNH ẢNH (CĐHA) 

Do các dấu hiệu lâm sàng vỡ túi ngực thường 
nghèo nàn và không rõ ràng, việc chẩn đoán xác định 
phải dựa chủ yếu và các phương pháp chẩn đoán hình 
ảnh hoặc đôi khi chỉ phát hiện khi phẫu thuật tháo bỏ 
túi vì một lý do khác. Các phương pháp CĐHA có thể là 
XQ vú, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ.  

Chụp Xq vú là phương pháp đơn giản, không tốn 
kém, có thể thực hiện đại trà. Kết quả đặc hiệu nếu 
tìm thấy silicone tự do còn trong các trường hợp vỡ túi 
dưới bao thì độ nhạy rất thấp. Siêu âm tương đối 
chính xác và dễ thực hiện hơn MRI nhưng kết quả 
phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của bác sỹ CĐHA. 
Chụp CT có thể cho hình ảnh như MRI nhưng sử 
dụng tia phóng xạ nên không được chỉ định rộng rãi. 
Chụp MRI là phương pháp an toàn và cho kết quả 
chính xác cao cả về độ nhạy, độ đặc hiệu, cũng như 
giảm thiểu sai số dương tính, âm tính giả, do đó cho 
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đến nay, tất cả các tác giả trên thế giới đều đồng ý 
rằng MRI là chuẩn vàng, là phương pháp chính xác 
nhất để đánh giá tình trạng túi gel [2-6].  

Chụp Cộng hưởng từ 
MRI có thể khai thác được sự khác biệt về tần số 

cộng hưởng của silicone, nước và mỡ để cho ra hình 
ảnh túi gel với độ phân giải cao. Tần số cộng hưởng 
của silicone xấp xỉ là 100Hz thấp hơn mỡ và 320 Hz 
thấp hơn nước. Vì tần số silicone gần với mỡ do đó 
hình ảnh như nhau trên phim chụp không chọn lọc mỡ 
hoặc triệt tiêu nước. Bằng cách sử dụng nhiều dạng 
MRI khác nhau người ta có thể phát hiện và phân biệt 
rõ được các tổn thương. Trên hình ảnh STIR (short-
inversion time inversion-recovery), tín hiệu mỡ bị triệt 
tiêu nên nước và silicone cùng có màu sáng. Chụp 
STIR triệt tiêu nước cho thấy duy nhất hình ảnh 
silicone. Sử dụng quy trình 3-point Dixon cung cấp hình 
ảnh cho silicone và hình ảnh nước và mỡ chỉ với xung 
đơn (single sequence).  

Hiện trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm 
Implant khác nhau về hình dạng, bản chất của vỏ túi 
cũng như chất gel trong túi, số lượng lớp vỏ túi cũng 
như hình thức làm đầy trước hay sau khi đặt vào cơ thể 
người. Chính vì vậy người bác sỹ cần tìm hiểu kỹ về tất 
cả các thông số này trước khi xem kết quả chụp để có 
kết luận chính xác nhất.   

 

 

Hình 1. Inversion recovery MRI 
cho thấy hình ảnh túi gel nguyên 
vẹn. 

Hình 2. Túi gel lành lặn với hình 
ảnh valve giống như vùng giảm 
tỉ trọng sau tuyến vú. Hầu như 
các túi gel là không có valve. 
Riêng loại túi này có valve để 
tiêm thêm huyết thanh mặn, 
cho phép điều chỉnh thể tích. 
Trong trường hợp này không có 
huyết thanh được thêm vào túi. 

 

 
Hình 3. các nếp nan hoa bình 
thường, chạy từ rìa vào trung 
tâm túi hoặc giống như đường tỉ 
trọng thấp chạy qua túi. 

 

 
Các hình ảnh MRI bình thường của túi  bao gồm: 
- Vỏ trơn, cường độ tín hiệu thấp màng vỏ 
- Các nếp gấp hình nan hoa tín hiệu thấp trên vỏ 

(hình 3) có thể đơn giản hoặc phức tạp, luôn tiếp nối 
thành túi tại phần ngoại vi và chỉ  bắc qua tổ chức gel 

tại vùng ngoại vi. (có thể là hình ảnh các nếp gấp trên 
vỏ túi bình thường) 

- Hình ảnh một vài giọt nước nhỏ bên trong  cũng 
thường thấy và không chỉ ra là túi vỡ. 

- Dịch phản ứng xung quanh túi nhám (thường thấy, 
không chỉ ra là vỡ túi) 

- Bao sơ (mầu sẫm, có cấu trúc hình vòng xung 
quanh túi gel) 

Hình ảnh MRI vỡ túi trong bao 
- Dấu hiệu Mì ý dẹt (Linguine) phản ánh một phần 

vỏ túi xẹp, gấp lại và đang trôi nổi trong gel. Đây là dấu 
hiệu dễ nhận biết nhất của vỡ túi trong bao (hình 4). 

- Dấu hiệu Lỗ khóa (Keyhole hay còn gọi là 
teardrop, inverted teardrop, noose) cho thấy có 
silicone cả bên trong lẫn bên ngoài nếp gấp (hình 5).   

  

Hình 4. Dấu hiệu mì ý dẹt 
(Linguine) cho thấy có hiện 
tượng vỡ gel trong bao 

Hình 5. T2 weighted MRI chỉ ra 
hình ảnh lỗ khóa. Silicone xuất 
hiện cả hai phía của nếp gấp. 
Giọt nước nhỏ phía sau, không có 
giá trị tiên lượng vỡ túi gel 

 

 
Hình 6. Chụp Sagittal 
MRI cho thấy thoát 
silicone ngoài bao, 
với tổn thương tăng 
tín hiệu vùng nách 
(tương ứng như 
silicone trong hạch, 
giống như trên phim 
chụp XQ vú) 

 
Hình ảnh MRI cho vỡ túi gel ngoài bao 
- Hình ảnh đại thể thoát silicone qua vỏ bao sơ đi 

vào các tổ chức xung quanh phần nhu mô, cơ ngực 
lớn, hạch lympho. (hình 6) 

Hình ảnh MRI bao sơ co thắt 
- Mất đối xứng, có răng cưa, các ổ gấp khúc của lớp 

bao sơ làm thay đổi hình dạng trứng của túi gel. Đường 
kính ngang nhỏ hơn 2 lần chiều dày của túi là bằng 
chứng rõ ràng của bao sơ co thắt. 

Độ tin cậy 
- MRI có độ nhạy từ 76-95 % và độ đặc hiệu 93-97 

% trong phát hiện vỡ túi. 
Dương tính và âm tính giả 
- Rò rỉ gel diện rộng cũng có thể có hình ảnh 

giống vỡ túi trong bao, trong đó dấu hiệu ổ khóa có 
tồn tại và không có dấu hiệu Linguine, trong phẫu 
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thuật có thể nhận thấy silicone lỏng bám dính trên bề 
mặt túi, trong bao sơ nhưng không tìm được đường 
vỡ. Một số tác giả cho rằng nếu thăm dò thật kỹ trong 
mổ có thể phát hiện được vết rách nhỏ trên vỏ bao. 
Tuy nhiên các tác giả khác vẫn giữ ý kiến nguyên 
nhân chính là hiện tượng rò rỉ vi thể của gel ra ngoài. 
Các nếp nan hoa là hình ảnh bóp dính vào nhau một 
cách bình thường của vỏ silastic cần phân biệt với 
dấu lỗ khóa (Silicone không được phép có mặt ở cả 
hai phía của nếp nan hoa) [1-6].  

KẾT LUẬN 
Tỉ lệ vỡ túi gel ngày càng tăng cùng với tuổi thọ của 

túi khi đặt trong cơ thể,  nhất là sau 10-15 năm sau 
mổ. Do đó sau thời gian này, bệnh nhân cần đi kiểm 
tra thường xuyên hơn. Các triệu chứng vỡ túi dưới bao 
thường nghèo nàn, do đó vỡ túi thường chỉ được phát 
hiện ở giai đoạn muộn khi có nhiều biến chứng. Nên 
nghĩ đến vỡ túi khi có dấu hiệu hình thành bao xơ 
muộn, sau chấn thương mạnh. Cùng với cơn khủng 
hoảng túi PIP, tâm lỹ lo lắng bao trùm lên cả phẫu 
thuật viên và nhất là bệnh nhân. Việc chẩn đoán xác 
định có vỡ túi hay không rất quan trọng, cho đến nay 
có nhiều phương pháp chẩn đoán hình ảnh được chỉ 
định nhưng hầu hết mọi tác giả đều đồng ý rằng 
phương pháp cộng hưởng từ cho kết quả chính xác 
nhất. Nó giúp cho bác sỹ có được thái độ điều trị phù 
hợp và người bệnh có được sự thoải mái, yên tâm về 
tinh thần. Các phẫu thuật viên tạo hình nên trang bị 
thêm một số kiến thức cơ bản về đọc phim xq vú, 

cũng như cộng hưởng từ để tham gia theo dõi diễn 
biến, giải thích bệnh nhân và đưa ra phương án điều 
trị tối ưu nhất.  
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Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sau một năm tốt nghiệp  

của cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số  
tại 3 tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Kon Tum 

 
Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Thi 

Trường Đại học Y tế công cộng 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện sau 1 năm kết thúc 

khóa đào tạo cô đỡ thôn bản (CĐTB) 18 tháng tại 3 
tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Kon Tum nhằm đánh 
giá kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ làm mẹ an 
toàn (LMAT) của CĐTB tại địa phương. Nghiên cứu đã 
sử dụng phiếu phát vấn CĐTB kết hợp với thu thập số 
liệu thứ cấp tại địa phương. Kết quả cho thấy sau một 
năm trở về địa phương làm việc, CĐTB đã có những 
đóng góp tích cực trong việc tư vấn cho người dân thay 
đổi hành vi LMAT, giúp người dân chủ động đi khám 
thai và sinh con tại cơ sở y tế. Bộ Y tế và các địa 
phương cần có chính sách hỗ trợ để duy trì hoạt động 
của CĐTB cũng như tính bền vững của dự án. 

Từ khóa: Cô đỡ thôn bản, làm mẹ an toàn. 
summary 
A cross-sectional study was conducted one year 

after the end of 18 month - training course  for ethnic 
midwives with an aim to evaluate the performance on 
safe motherhood of ethnic midwives in Hagiang, 

Ninhthuan and Kontum province. Self administered 
questionnaire and secondary-data collection were the 
methods used in the study. The results showed that, 
one year after the end of the training course, when 
having come back to work at their local health facilities, 
ethnic midwes contribute good in health education and  
behavior change for community on safe motherhood. 
Thus, developing the supportive policies for ethnic 
midwives should be emphasis by Ministry of Health 
and local authority in order to strengthen work 
performance of ethnic midwes and sustaining of 
project.  

Keywords: ethnic midwife, safe motherhood. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Giảm tử vong mẹ (TVM) và tử vong sơ sinh (TVSS) 

là những mục tiêu quan trọng nhất của Chiến lược 
quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản. ở Việt Nam 
tỷ suất tử vong mẹ (TVM) đã giảm từ 223/100 000 
(1990) xuống 165/100 000 (2001) (1) và xuống còn 
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69/100 000 vào năm 2009 (2). Tuy nhiên, TVM vẫn 
còn rất cao ở vùng miền núi hoặc những nơi có điều 
kiện kinh tế khó khăn. Tỷ lệ đẻ tại nhà vẫn còn cao ở 
những vùng miền núi, có nhiều dân tộc thiểu số. 
Đường xa, kinh tế khó khăn cộng với phong tục tập 
quán còn lạc hậu là những yếu tố cản trở cơ bản trong 
việc sinh con tại cơ sở y tế.  

Bên cạnh đó, thực trạng nguồn nhân lực y tế còn 
nhiều bất cập, đặc biệt là những cán bộ y tế làm việc ở 
tuyến cơ sở và vùng sâu vùng xa. Theo báo cáo của 
các địa phương, mỗi xã cần đào tạo thêm nhiều cô đỡ 
thôn bản (CĐTB), trong đó một số lớn ở khu vực Tây 
Bắc, Tây Nguyên, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền trung (3). Thêm vào đó, cán bộ y tế 
(CBYT) xã rất khó có thể thực hiện được những dịch vụ 
về làm mẹ an toàn (LMAT) bao gồm cả chăm sóc trẻ 
sơ sinh tại các thôn bản vùng núi cao và xa xôi hẻo 
lánh do có những khó khăn trong phương tiện đi lại các 
chế độ công tác phí phù hợp. Các yếu tố văn hoá, 
phong tục tập quán có liên quan đến việc mang thai, 
sinh con, khó khăn về địa hình là những yếu tố rất 
quan trọng làm giảm tính tiếp cận và sử dụng dịch vụ y 
tế của người dân ở các vùng núi cao (4).   

Chính vì vậy, từ năm 1998, Bệnh viện Từ Dũ đã có 
sáng kiến đào tạo CĐTB với chương trình đào tạo 9 
tháng. Đến nay chương trình này đã đem lại những kết 
quả ban đầu đáng khích lệ trong việc tăng cường cung 
cấp dịch vụ LMAT cho cộng đồng. Dựa trên những 
thành công này, trong chương trình quốc gia 7 của 
UNFPA hỗ trợ cho Bộ Y tế, 2006-2011, Bộ Y tế đã thực 
hiện một mô hình can thiệp sử dụng cô đỡ thôn bản 
người dân tộc là những phụ nữ có trình độ học vấn rất 
thấp được đào tạo 18 tháng để trở thành cô đỡ thôn 
bản ở ba tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Kon Tum. 
Những người phụ nữ này đã được đào tạo để có thể 
cung cấp được các dịch vụ chăm sóc thai nghén cơ 
bản cho bà mẹ và trẻ em và thực hiện được các cấp 
cứu ban đầu đối với các biến chứng sản khoa tại các 
thôn bản. Đây là cách tiếp cận văn hoá nhằm tăng 
cường tính tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc làm mẹ 
an toàn tại các vùng dân tộc miền núi.  

Bài báo này được thực hiện nhằm mục tiêu: Đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ làm mẹ an toàn của cô 
đỡ thôn bản tại 3 tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Kon 
Tum sau 1 năm kết thúc khóa đào tạo trở về địa 
phương công tác. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu:  
CĐTB đã tham gia chương trình đào tạo 18 tháng 

tại 3 tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Kon Tum. 
Số liệu thứ cấp về kết quả hoạt động LMAT tại 3 

tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Kon Tum. 
2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu 

được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 7/2011 tại 3 tỉnh 
Hà Giang, Ninh Thuận và Kon Tum (sau 1 năm kết 
thúc khóa đào tạo). 

3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng 
phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp với thu thập số 
liệu thứ cấp. 

Phiếu tự điền được xây dựng dựa vào mô hình Kirk 
Patrict (5) đánh giá 4 mức độ của chương trình đào tạo, 
bao gồm: 1) phản hồi của người học, 2) đánh giá kiến 
thức sau khi học; 3) hành vi của người học và 4) kết 
quả thực hiện nhiệm vụ. 

4. Mẫu và chọn mẫu: toàn bộ cô đỡ đã tham gia 
chương trình đào tạo 18 tháng tại 3 tỉnh Hà Giang, 
Ninh Thuận và Kon Tum, tổng số là 64 người. 

5. Thu thập và phân tích số liệu  
Số liệu được thu thập và phân tích theo khung lý 

thuyết nghiên cứu. Dựa vào cuốn “Sổ ghi chép hoạt 
động cung cấp dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh 
tại thôn bản” dùng cho giai đoạn làm việc tại cộng 
đồng để đánh giá các hoạt động của CĐTB sau đào 
tạo. Đồng thời số liệu về kết quả hoạt động LMAT tại 
địa phương trước và sau đào tạo được thu thập và 
phân tích để đánh giá sự thay đổi bước đầu về sử dụng 
dịch vụ của cộng đồng. Phỏng vấn các bên liên quan 
để tìm hiểu nhận định của họ về các dịch vụ CĐTB 
cung cấp tại địa phương. 

Số liệu định lượng được nhập bằng phần mềm Epi 
data 3.0 và phân tích bằng phần mềm SPSS 15.0. Số 
liệu được phân tích với các bảng tần số, tỷ lệ, tính trung 
bình một số kết quả hoạt động của CĐTB. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Sau đào tạo, học viên về địa phương và tham gia 

các công việc theo sự phân công của trạm y tế xã nơi 
cư trú và hầu hết CĐTB được bố trí công việc như một 
y tế thôn bản. Trong giai đoạn làm việc tại địa phương, 
các cô đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều 
bên liên quan như UBND các cấp trong việc ra quyết 
định tuyển dụng các cô làm YTTB, giám sát hỗ trợ của 
TTCSSKSS tỉnh, TTYT huyện, hỗ trợ kỹ thuật của các 
bệnh viện tỉnh và huyện và đặc biệt là sự hỗ trợ nhiệt 
tình của TYT xã và các ban ngành đoàn thể trong 
thuyết phục cộng đồng tạo điều kiện và chấp nhận để 
CĐTB có thể làm việc và phát huy khả năng tại địa bàn 
sinh sống. 

Mỗi học viên được phát 1 cuốn “Sổ ghi chép hoạt 
động cung cấp dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh 
tại thôn bản” dùng cho giai đoạn làm việc tại cộng 
đồng. Đây là cuốn sổ tay ghi chép lại những hoạt động 
mà học viên thực hiện được tại địa phương nhằm đánh 
giá năng lực học tập cũng như khả năng ứng dụng 
những  kiến thức học được vào công việc. Nội dung 
các hoạt động cung cấp dịch vụ tại thôn bản bao gồm: 

Khám thai bình thường và nhận định tình trạng bất 
thường, chuyển tuyến trên        

Đỡ sanh đẻ rơi, đỡ nhau và chăm sóc sản phụ ngay 
sau sanh hoặc phụ đỡ sanh ở trạm y tế 

Chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau sanh 
Tắm bé – chăm sóc rốn hàng ngày 
Chăm sóc bà mẹ thời kỳ hậu sản và tư vấn nuôi 

con bằng sữa mẹ        
Phụ khám phụ khoa và nhận định tình trạng của 

khách hàng để hướng dẫn khám phụ khoa  
Tư vấn và hướng dẫn thực hiện sinh đẻ kế hoạch 
Tham gia các chương trình khác về chăm sóc sức 

khỏe người dân 
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1. Kết quả hoạt động của CĐTB 
Kết quả khảo sát thực tế về các công việc CĐTB 

thực hiện liên quan đến chăm sóc trước, trong và sau 
khi sinh tại địa phương kể từ khi tốt nghiệp (tháng 
1/2010) đến thời điểm điều tra (tháng 6/2011) được mô 
tả ở các bảng sau. 

Bảng 1: Công tác chăm sóc trước sinh tại địa 
phương của CĐTB sau khi tốt nghiệp 

Số trường hợp trung bình đã 
thực hiện được (X±SD) Nội dung 

Hà 
Giang 

Kon 
Tum 

Ninh 
Thuận 

Trung 
bình 

Khám thai bình thường 31,1 
±14,8 

50,7 
±12,3 

57,3 
±24,1 

51,3 
±23,5 

Phát hiện thai bất thường và 
chuyển tuyến kịp thời trước khi đẻ 

4,5 
±4,9 

2,2 
±2,2 

4,3 
±3,7 

4,0 
±3,8 

Đỡ đẻ rơi 2,6 
±2,8 

8,5 
±9,2 

3,2 
±3,3 

3,6 
±4,3 

Đỡ đẻ tại nhà 4,3 
±3,8 

21,0 
±9,2 

4,2 
±3,7 

7,5 
±8,3 

Phụ đỡ đẻ ở trạm y tế 4,2 
±5,0 

5,0 
±7,6 

6,9 
±5,0 

6,0 
±5,3 

Phát hiện các trường hợp chuyển 
dạ có nguy cơ và chuyển tuyến 

2,1 
±1,4 

1,4 
±1,5 

3,9 
±46 

2,8 
±3,3 

Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh 
ngay sau sinh 

11,6 
±4,7 

19,6 
±9,6 

16,7 
±10,0 

16,3 
±9,3 

Tắm bé, chăm sóc rốn hàng ngày 10,3 
±8,4 

17,6 
±8,9 

9,6 
±6,6 

11,0 
±7,7 

Chăm sóc bà mẹ thời kỳ hậu sản 
và tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 

13,5 
±7,7 

21,9 
±7,5 

35,3 
±17,8 

28,8 
±17,4 

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện  kế 
hoạch hoá gia đình 

25,8 
±8,6 

25,0 
±4,6 

27,6 
±4,9 

26,9 
±12,9 

Kết quả cho thấy, trong chăm sóc trước sinh Ninh 
Thuận là tỉnh có CĐTB khám thai được nhiều nhất 
(trung bình 57 trường hợp), sau đó đến Kon Tum (50 
trường hợp) và thấp nhất là Hà Giang (31 trường hợp). 
Bên cạnh đó, CĐTB cũng thực hiện phát hiện các 
trường hợp thai bất thường và chuyển tuyến kịp thời 
trước khi đẻ. Trung bình mỗi CĐTB ở Hà Giang và Ninh 
Thuận phát hiện được khoảng hơn 4 trường hợp thai 
bất thường và con số này cao hơn ở Kon Tum (khoảng 
2 trường hợp). Tuy nhiên, việc chăm sóc bà mẹ thời kỳ 
hậu sản và tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ đã thực hiện 
nhiều nhất ở Ninh Thuận (khoảng 35 trường hợp) sau 
đó đến Kon Tum (khoảng 22 trường hợp) và thấp nhất 
ở Hà Giang (13 trường hợp). Việc tư vấn KHHGĐ được 
thực hiện đồng đều ở cả 3 tỉnh (khoảng 25-27 trường 
hợp mỗi tỉnh). 

Về cơ bản các cô đỡ đã làm tốt vai trò của mình 
trong công tác khám thai, đỡ đẻ tại nhà, phụ đỡ đẻ tại 
trạm và các công việc liên quan đến chăm sóc sau 
sinh như chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, tư vấn kế 
hoạch hoá gia đình. Số trường hợp thực hiện của Kon 
Tum có phần cao hơn hai tỉnh kia ở một số lĩnh vực, có 
thể do điều kiện đi lại của Kon Tum khó khăn hơn nên 
người dân thích sử dụng dịch vụ gần dân hơn. Điều này 
có thể cho thấy sự thành công của chương trình đào 
tạo CĐTB tại cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay do không 
có chỉ tiêu đặt ra cho các CĐTB sau đào tạo cho nên 
không có thể bàn luận nhiều về chi phí hiệu quả của 
chương trình. 

CĐTB đã góp phần thay đổi nhận thức và 
hành vi cộng đồng trong việc tiếp cận, sử dụng 
dịch vụ CSSKSS và hướng tới giảm tử vong mẹ 
và trẻ sơ sinh. 

CĐTB đã góp phần tích cực trong nâng cao nhận 
thức của người dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số về 
LMAT. Họ đã tuyên truyền vận động thay đổi hành vi 
về sự cần thiết phải đi khám thai và đẻ tại TYT. Bên 
cạnh đó, CĐTB còn thuyết phục, tư vấn thanh niên 
giảm kết hôn sớm, về KHHGĐ thông qua các cuộc họp 
thôn và khi đi làm nương rẫy cùng với người dân, tư 
vấn đề chăm sóc sau sinh (tắm cho bé, cách chuẩn bị 
quần áo cho bé, cho con bú, chế độ dinh dưỡng…)  

Có lẽ nhờ sự hoạt động tích cực của CĐTB trong 
công tác tư vấn vận động phụ nữ đến khám thai và sử 
dụng dịch vụ đỡ đẻ tại trạm y tế  nên tỷ lệ khám thai tại 
TYT đã tăng lên nhiều ở các địa phương có CĐTB. Báo 
cáo thực hiện các chỉ tiêu của các CĐTB thực hiện 
được tại địa phương đã minh chứng rõ điều này.  

Bảng 2. Kết quả sử dụng dịch vụ tại các xã có 
CĐTB hoạt động 

Nội dung 2006 2007 2008 2009 2010 
Xã Lũng Táo- Huyện Đồng Văn- Tỉnh Hà Giang 

Sử dụng BPTT 59 75 65 70 154 
Khám thai tại TYT 38 45 48 57 62 

Đẻ tại TYT 10 12 19 23 30 
Đẻ do CBYT đỡ 16 20 23 27 42 
Chuyển tuyến 4 7 2 3 2 

Xã Chí Cà- Huyện Xín Mần- Tỉnh Hà Giang 
Sử dụng BPTT 250 275 290 317 318 

Đẻ tại TYT 01 02 05 13 31 
Đẻ do CBYT đỡ 53 65 59 71 91 
Chuyển tuyến 07 08 04 05 04 

Xã Lâm Sơn-Huyện Ninh Sơn- Tỉnh Ninh Thuận 
Sử dụng BPTT 790 743 696 813 770 

Đẻ tại TYT 09 01 13 18 13 
Đẻ do CBYT đỡ 146 204 226 213 202 
Chuyển tuyến 17 13 10 18 14 

Xã Phước Đại- Huyện Bác ái- Tỉnh Ninh Thuận 
Sử dụng BPTT - - - 376 423 

Đẻ tại TYT 3 5 6 3 4 
Đẻ do CBYT đỡ 9 6 8 9 9 
Chuyển tuyến 2 4 8 7 2 
Công tác tư vấn vận động phụ nữ đến khám thai và 

sử dụng dịch vụ đỡ đẻ tại trạm y tế  nên tỷ lệ khám thai 
tại TYT đã tăng lên nhiều ở các địa phương có CĐTB. 
Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu của các CĐTB thực hiện 
được tại địa phương đã minh chứng rõ điều này. Số 
lượng bà mẹ sử dụng một số dịch vụ chăm sóc trước 
sinh, trong sinh và KHHGĐ tại 4 xã có CĐTB cho thấy, 
ở năm 2010 có cao hơn so với các năm trước, đặc biệt 
là 2 xã của tỉnh Hà Giang. Nhiều phụ nữ mang thai đã 
đi khám thai 3-4 lần trong quá trình mang thai. Họ đã 
chủ động đến đẻ tại TYT. Do vậy tỷ lệ đẻ tại TYT tăng 
cao với sự tham gia nhiệt tình của CĐTB. Tại Ninh 
Thuận, tỷ lệ đẻ tại nhà cũng giảm đi rõ rệt nhờ có 
CĐTB vận động mọi người tham gia. Sự đóng góp của 
CĐTB trong việc phát hiện được các trường hợp nguy 
cơ và chuyển tuyến kịp thời đã góp phần giảm tử vong 
mẹ và sơ sinh tại các địa bàn mình quản lý.  
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Hình 1. Tỷ lệ tai biến sản khoa, tử vong mẹ, tử vong sơ sinh tại một số xã có CĐTB hoạt động 

 
Bên cạnh xem xét số liệu về gia tăng tỷ lệ sử dụng 

dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh, việc đánh 
giá kết quả hoạt động của CĐTB còn được đánh giá 
bằng một số chỉ số như tai biến sản khoa, tử vong mẹ 
và tử vong sơ sinh. Biểu đồ 1 cho thấy tử vong mẹ, tử 
vong sơ sinh năm 2010 (là năm CDDTB bắt đầu trở về 
địa phương hoạt động) bước đầu giảm so với những 
năm trước. Tuy nhiên, do thời gian hoạt động tại địa 
phương của CĐTB mới chỉ hơn một năm, là quãng thời 
gian quá ngắn có thể chưa phản ánh một cách chính 
xác những hiệu quả đầu ra của mô hình can thiệp. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Sau một năm trở về địa phương làm việc, CĐTB đã 

có những đóng góp tích cực trong việc tư vấn cho 
người dân thay đổi hành vi LMAT, giúp người dân chủ 
động đi khám thai và sinh con tại cơ sở y tế. Để duy trì 
hoạt động của CĐTB cũng như tính bền vững của dự 

án, Bộ Y tế và các địa phương cần có chính sách hỗ 
trợ giúp CĐTB yên tâm công tác và phát huy tốt vai trò 
tại địa phương. 
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Tìm hiểu mối liên quan giữa số lượng vi khuẩn với biểu hiện lâm sàng,  

nội soi và mô bệnh học ở bệnh nhân viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori 
 
Nguyễn Thị Việt Hà - Đại học Y Hà Nội 

Phan Thị Thanh Bình - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội 
Tóm tắt 
Helicobacter pylori là nguyên nhân chính gây viêm, 

loét và ung thư dạ dày tá tràng. Mục tiêu: tìm hiểu mối 
liên quan giữa số lượng vi khuẩn với các triệu chứng 
lâm sàng, tổn thương trên nội soi và mô bệnh học của 
các bệnh nhân viêm, loét dạ dày tá tràng mạn tính do 
H. pylori. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến 
cứu trên 143 bệnh nhân được xác định có viêm dạ dày 
tá tràng có nhiễm H. pylori dựa vào nội soi, mô bệnh 

học, nuôi cấy vi khuẩn và test phát hiện kháng nguyên 
trong phân. Kết quả: Không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về các biểu hiện lâm sàng giữa ba nhóm 
nhiễm vi khuẩn mức độ nhẹ, vừa và nặng. Tỷ lệ trẻ có 
các tổn thương trên nội soi như phù nề niêm mạc, loét 
và các tổn thương khác như trợt phẳng, trợt lồi, tăng 
sinh mạch và dễ chảy máu ở nhóm nhiễm vi khuẩn 
nặng và trung bình cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 


